	Tổng liên đoàn lao động  Việt Nam


Sè: 322/KH-TL§
	Cộng hoà xã  hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc


        Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2011


kế hoạch
Tổ chức Hội thi Tuyên truyền viên giỏi 
về an toàn giao thông năm 2011
Kính gửi: 
- Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố

- Công đoàn ngành Trung ương

- Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn

Thực hiện chương trình phối hợp tổ chức một số hoạt động lớn về tuyên truyền An toàn giao thông (ATGT) năm 2011 theo tinh thần Nghị quyết liên tịch số 08/2009/NQLT/TLĐ-UBATGTQG ngày 07/8/2009 của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Uỷ ban ATGT Quốc gia về việc đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với cán bộ viên chức lao động cả nước.
Để triển khai chương trình phối hợp trên, Ban chỉ đạo Nghị quyết liên tịch 08 đã họp và quyết định triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi tuyên truyền viên giỏi về ATGT trong CNVCLĐ cả nước năm 2011, gửi tới các LĐLĐ các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn LĐVN. Nội dung cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu của hội thi.

1. Mục đích.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động CNVCLĐ và các tầng lớp nhân dân tích cực tìm hiểu, học tập các Luật về giao thông (Đường bộ, Đường sắt, Đường thủy nội địa, Hàng hải, Hàng không), Nghị quyết liên tịch 08/2009/NQLT/TLĐ-UBATGTQG ngày 07/8/2009 của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Uỷ ban ATGT Quốc gia về việc đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, thực hiện nếp sống văn hóa giao thông đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động cả nước.

- Thông qua Hội thi, bằng các phương pháp tuyên truyền phong phú để nâng cao nhận thức, sự hiểu biết, ý thức tự giác và trách nhiệm của mỗi người thực hiện Luật giao thông, đặc biệt khi tham gia giao thông, thực hiện văn hóa giao thông vì an toàn sức khỏe thanh thiếu niên và cộng đồng, góp phần kiềm chế và đẩy lùi tai nạn, ùn tắc giao thông.

- Phát hiện, biểu dương và nhân rộng những tập thể, cá nhân tuyên truyền viên giỏi, làm tốt công tác tuyên truyền an toàn giao thông trong tổ chức Công đoàn và toàn xã hội.

2. Yêu cầu.

- Tổ chức hội thi từ cơ sở.

- Thực hiện chủ trương: Trang trọng, tiết kiệm, đem lại hiệu quả tuyên truyền cao.

II. Đối tượng tham gia dự thi.

Cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động đang công tác, học tập thuộc các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam.
III. Nội dung thi và hình thức tổ chức hội thi.

1. Nội dung thi (gồm hai phần).

a) Thi hùng biện:

Các tuyên truyền viên trả lời câu hỏi về các Luật Giao thông: Đường bộ, Đường sắt, Đường thủy nội địa, Hàng hải, Hàng không, trọng tâm là Luật giao thông Đường bộ, Luật giao thông Đường sắt và Luật giao thông Đường thủy nội địa. Phần trả lời được chuyển hóa dưới hình thức hùng biện.
b) Thi tiểu phẩm (tổ chức theo đoàn).

* Chủ đề dự thi tiểu phẩm tập trung vào những vấn đề nóng bỏng của xã hội đang quan tâm:
+ Đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi đi môtô, xe máy.

+ Mặc áo phao qua đò.

+ Không uống rượu bia khi lái xe.

+ An toàn khi qua tuyến đường ngang, giao nhau đường sắt, đường bộ.

+ Đi đúng tuyến đường, làn đường quy định, không đánh võng, lạng lách.

+ Biết nhường nhịn, ứng xử theo nếp sống văn hóa giao thông.

- Biểu dương CNVCLĐ chấp hành tốt các quy tắc An toàn giao thông, thực hiện văn hóa giao thông.
- Phê phán người tham gia giao thông có tác phong tùy tiện, thói hư tật xấu, hành vi vi phạm pháp luật bị xã hội lên án khi tham gia giao thông.

Các chủ đề trên mỗi đoàn được chuyển hóa và thể hiện dưới dạng tiểu phẩm vui, thơ, ca, kịch...

2. Hình thức tổ chức Hội thi.
Hội thi được tổ chức theo hình thức thí sinh hùng biện và biểu diễn sân khấu hóa tiểu phẩm (có hướng dẫn chi tiết ở thể lệ dự thi).
3. Quy mô và thời gian tổ chức Hội thi.

3.1. Hội thi được tổ chức 3 cấp:
+ Cấp trên cơ sở và tương đương: Các LĐLĐ quận, huyện, Tổng công ty, Tổng cục, Cục, Viện, Trường v.v... tiến hành tổ chức Hội thi dưới nhiều hình thức khác nhau, để tập hợp và thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia cổ vũ, nhằm đem lại hiệu quả tuyên truyền cao.

- Thời gian tổ chức: Trong tháng 5 và tháng 6 năm 2011.

+ Hội thi cấp LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc TLĐ.

- Gồm các thí sinh và các đoàn đạt giải cao tại Hội thi cấp trên cơ sở và tương đương lựa chọn cử đi dự thi.

- Thời gian tổ chức: Tháng 7, 8 năm 2011.

+ Hội thi cấp toàn toàn quốc: Do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Uỷ ban ATGT quốc gia tổ chức, dự kiến vào tháng 9 hoặc tháng 10 năm 2011, tại 2 khu vực:
- Phía Bắc: Tại Thủ đô Hà Nội, gồm các đoàn từ Thừa Thiên Huế trở ra.

- Phía Nam: Tại TP. Cần Thơ hoặc TP. Hồ Chí Minh, gồm các đoàn từ Đà Nẵng trở vào.
(Các Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tập đoàn kinh tế, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn có thể lựa chọn các địa điểm đăng ký dự thi cho phù hợp).

Thời gian tổ chức Hội thi cụ thể, Ban tổ chức sẽ thông báo sau.

3.2. Các đoàn và các thí sinh đạt giải cao, xuất sắc tại Hội thi cấp LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tập đoàn kinh tế, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn được lựa chọn cử đi Hội thi toàn quốc.

3.3. Số lượng mỗi đoàn tham gia dự thi:
+ Hội thi cấp trên cơ sở và cấp LĐLĐ các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tập đoàn kinh tế, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn: Số lượng cụ thể do Ban tổ chức Hội thi cấp đó quyết định.

+ Cấp toàn quốc: 
- Mỗi đoàn ít nhất không dưới 3 người
- Nhiều nhất: không quá 8 người (kể cả thí sinh múa phụ họa hoặc tham gia diễn viên quần chúng minh họa trong tiểu phẩm).
IV. Kinh phí tổ chức Hội thi.
1. Hội thi cấp trên cơ sở và tương đương.

Kinh phí phục vụ Hội thi do công đoàn đứng ra tổ chức lo và khai thác các nguồn hỗ trợ khác.

2. Hội thi cấp LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tập đoàn kinh tế, Công đoàn các Tổng công ty trực thuộc TLĐ.

Do các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tập đoàn kinh tế, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn chủ động lập kế hoạch, làm việc với các Ban ATGT tỉnh, thành phố, cơ quan chuyên môn đồng cấp, các nhà tài trợ, phối hợp tổ chức và hỗ trợ.

3. Hội thi cấp toàn quốc.

- Uỷ ban ATGT quốc gia tài trợ chính.

- Kinh phí tuyên truyền giáo dục của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

- Ban tổ chức huy động nguồn tài trợ, đóng góp tự nguyện của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp.
V. Khen thưởng.

1. Cơ cấu giải thưởng và mức thưởng:

 Ban tổ chức Hội thi toàn quốc thống nhất xây dựng cơ cấu giải thưởng 2 miền như nhau, cụ thể như sau:

	* Giải thưởng tập thể:

	+ 02 Giải Nhất: Cờ của Ban tổ chức + kèm theo tiền thưởng.

	+ 06 Giải Nhì: Cờ của Ban tổ chức + kèm theo tiền thưởng.

	+ 15 Giải Ba: Cờ của Ban tổ chức + kèm theo tiền thưởng.

	* Giải thưởng cá nhân:  

	+ 04 giải nhất + BK UBATGTQG  + kèm theo tiền thưởng.

	+ 15 giải nhì + BK UBATGTQG +  kèm theo tiền thưởng.

	+ 36 giải ba + BK Tổng LĐLĐVN  + kèm theo tiền thưởng.

	+ 50 giải khuyến khích + kèm theo tiền thưởng.

	+ Một số giải thưởng dành cho tiểu phẩm xuất sắc nhất và thí sinh thuyết trình xuất sắc nhất.


2. Số giải thưởng và giá trị tiền thưởng do Công đoàn cấp trên cơ sở và cấp LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty, Tập đoàn kinh tế trực Tổng Liên đoàn: do Ban tổ chức mỗi cấp quyết định.

VI. Thủ tục và thời gian đăng ký dự thi cấp toàn quốc.
1. Hồ sơ đăng ký dự thi (gửi về Ban tổ chức Hội thi mỗi cấp).
- Danh sách trích ngang của đoàn và các thành viên + ảnh thí sinh (không thuê diễn viên chuyên nghiệp).

- Tóm tắt lời giới thiệu về đoàn gọn trang A4).

- Kịch bản, nội dung tiểu phẩm dự thi (để Ban tổ chức duyệt sơ bộ).

2. Thời gian đăng ký dự thi.

- Đăng ký cấp toàn quốc trong tháng 8/2011 (chậm nhất là 25/8/2011 theo dấu bưu điện).

- Đề nghị các đơn vị dự thi đăng ký và gửi danh sách dự thi sớm cho Ban tổ chức để Ban tổ chức lập kế hoạch sắp xếp, bố trí thời gian và dự kiến số ngày tổ chức Hội thi hợp lý.

- Nơi tiếp nhận đăng ký dự thi: Thường trực Ban tổ chức Hội thi tuyên truyền viên giỏi về ATGT năm 2011, Công đoàn GTVT Việt Nam, 1B – Ngô Quyền, Hoàn Kiếm – Hà Nội. Điện thoại: 04.38257297; Fax: 04.9347443.
VII. Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

1. Ban tổ chức Hội thi cấp Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Gồm các thành phần:

- Đại diện lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam.

- Đại diện Uỷ ban ATGT quốc gia.

- Đại diện lãnh đạo Bộ GTVT.

- Các Ban của Tổng Liên đoàn: Ban Tuyên giáo, Ban Chính sách pháp luật, Văn phòng Tổng LĐLĐ Việt Nam.
- Một số Vụ của Bộ GTVT: Vụ An toàn giao thông, Vụ Pháp chế.

- Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam.

2. Nhiệm vụ Ban chỉ đạo các cấp.

- Chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, thành lập Ban tổ chức, Ban Giám khảo, các tiểu ban (nội dung, tuyên truyền, chuẩn bị vật chất...) phục vụ Hội thi và triển khai ngay kế hoạch Hội thi.

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng các Luật về giao thông trong CNVCLĐ ở ngành mình, đơn vị mình phụ trách, tạo thành phong trào quần chúng thi đua hưởng ứng và chấp hành tốt các Luật về giao thông.
- Để Hội thi đạt kết quả tốt, Ban tổ chức Hội thi tuyên truyền viên giỏi về ATGT cấp toàn quốc đề nghị các cấp công đoàn, tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, phối hợp chặt chẽ với các Ban ATGT các cấp. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và các đoàn thể quần chúng chuẩn bị tốt kế hoạch và nội dung Hội thi, vận động đông đảo CNVCLĐ tham gia để Hội thi các cấp đạt kết quả tốt.

- Ban tổ chức Hội thi toàn quốc có trách nhiệm cung cấp tài liệu hướng dẫn tổ chức Hội thi đến các LĐLĐ các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn các Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có những vấn đề vướng mắc chưa rõ, đề nghị các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, các Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn báo cáo ngay về Thường trực Ban tổ chức Hội thi để giải đáp thắc mắc.
            TM. đoàn chủ tịch 

              



  

                 phó chủ tịch

 trưởng ban chỉ đạo NQLT08

                                                                                (Đã ký)

	            Hoàng Ngọc Thanh
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG 

VIỆT NAM


                        Số:     337 /QĐ-TLĐ


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




                 Hà Nội, ngày  10  tháng 3  năm 2011


QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế tổ chức Hội thi 

Tuyên truyền viên giỏi về An toàn giao thông năm 2011

ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

- Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

- Căn cứ kế hoạch số 322/KH-TLĐ ngày 8/3/2011 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc Tổ chức Hội thi tuyên truyền viên giỏi về an toàn giao thông năm 2011;

- Xét đề nghị của Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức hội thi Tuyên truyền viên giỏi vê An toàn giao thông năm 2011.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3: Văn phòng, Ban Tuyên giáo, các ban, các đơn vị có liên quan, các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương; Công đoàn Tổng công ty trực thuộc và các thành viên Ban Tổ chức Hội thi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

	
	TM. đoàn chủ tịch

phó chủ tịch tổng lđlđvn

trưởng ban tổ chức hội thi

Hoàng Ngọc Thanh  (Đã ký)




	Tổng liên đoàn lao động  Việt Nam



	Cộng hoà xã  hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc


        Hà Nội, ngày 10 tháng 3năm 2011


QUY CHẾ

Tổ chức Hội thi Tuyên truyền viên giỏi  an toàn giao thông năm 2011

(Ban hành kèm theo Quyết định số 337/QĐ-TLĐ ngày 10 tháng 3 năm 2011

 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam)

Căn cứ Kế hoạch số 322/KH-TLĐ ngày 08/3/2011 của Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tổ chức hội thi tuyên truyền viên giỏi về ATGT toàn quốc năm 2011. Ban tổ chức Hội thi thống nhất ban hành Quy chế Hội thi như sau:

Điều 1. Đối tượng, điều kiện, thành phần và số lượng thí sinh mỗi đoàn tham gia dự thi.

1. Đối tượng tham gia Hội thi.
Cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đang lao động, công tác, học tập tại các đơn vị trực thuộc LĐLĐ tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty, Tập đoàn kinh tế trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

2. Điều kiện dự thi.

- Đoàn dự thi và thí sinh tham gia dự thi phải là người đạt giải cao ở Hội thi cấp cơ sở, được các LĐLĐ tỉnh, thành phố, các Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty, Tập đoàn kinh tế trực thuộc Tổng Liên đoàn cử đi.

- Mỗi thí sinh phải có ảnh 4x6 dán vào phiếu đăng ký dự thi được đơn vị gửi về đăng ký với Ban tổ chức Hội thi theo thời gian quy định.

3. Thành phần và số lượng thành viên mỗi đoàn.

- Mỗi đoàn dự thi cấp toàn quốc có 5 người. Tối thiểu phải có 3 người, tối đa không quá 8 người (không kể trưởng đoàn).

- Các Công đoàn ngành Trung ương hoạt động rộng trong toàn quốc có thể đăng ký 2 đoàn dự thi ở 2 miền, nhằm hạn chế sự đi lại tốn kém.

Điều 2. Nội dung và hình thức tổ chức Hội thi.

1. Nội dung thi gồm 2 phần trọng tâm.
a) Thi hùng biện:

- Thi thuyết trình trả lời các câu hỏi về Luật giao thông mà trọng tâm là Đường bộ, Đường sắt, Đường thuỷ nội địa. Trong mỗi bộ đề thi, có một câu hỏi bắt buộc về Luật giao thông Đường bộ và một câu hỏi về Luật của các ngành khác. 

-Từng thí sinh lên bốc thăm, chuẩn bị câu hỏi theo tài liệu hướng dẫn của Ban tổ chức Hội thi và thể hiện bài thi theo yêu cầu sau:

+ Khả năng hùng biện truyền cảm để tuyên truyền, thuyết phục người nghe.

+ Mỗi câu hỏi về Luật sẽ được thí sinh chuyển hóa thành bài thuyết trình (đặt vấn đề, nội dung Luật, thực trạng chấp hành Luật, đề xuất giải pháp, liên hệ thực tiễn tại địa phương, đơn vị).

+ Hình thức trang phục lịch sự, đẹp, phù hợp nếp sống dân tộc, vùng, miền.

b) Thi tiểu phẩm: 

- Các đoàn xây dựng tiểu phẩm dưới hình thức: Hoạt cảnh, kịch, tấu… đăng ký dự thi, với sự tham gia bắt buộc của tất cả các thí sinh đăng ký dự thi.

- Chủ đề dự thi tiểu phẩm về ATGT: Nội dung theo chủ đề hướng dẫn tại Kế hoạch tổ chức hội thi năm 2011 (biểu dương người tốt, việc tốt trong chấp hành nghiêm túc Luật giao thông, thực hiện nếp sống văn hóa giao thông, phê phán tác phong tuỳ tiện, thói hư tật xấu của người tham gia giao thông, mà hành vi đó trái pháp luật, bị xã hội lên án…).

2. Hình thức thi.

a) Phần thi thuyết trình hùng biện của thí sinh:

- Thí sinh lên bốc thăm, chuẩn bị bài thuyết trình và lên sân khấu trình bày bài thuyết trình dưới hình thức hùng biện của một tuyên truyền viên trước khán giả.

- Thời gian chuẩn bị bài thuyết trình của thí sinh thứ nhất là 3 phút, các thí sinh tiếp theo sẽ được bốc thăm và chuẩn bị bài thuyết trình khi thí sinh trước bắt đầu trả lời.

- Thời gian trình bày bài thuyết trình: không quá 5 phút, nếu thí sinh trình bày quá 5 phút sẽ bị trừ điểm (tổ thư ký và giám sát sẽ bấm giờ, theo dõi), trường hợp thí sinh bốc thăm xong, muốn trả lời ngay phải được sự đồng ý của Ban giám khảo.

- Có thể có câu hỏi phụ của Ban giám khảo đặt ra, yêu cầu thí sinh trả lời (điểm câu hỏi phụ: Nếu trả lời đúng được cộng 1 điểm; nếu trả lời sai không được tính điểm.

b) Phần thi tiểu phẩm:

-  Toàn đoàn thể hiện tiểu phẩm dưới hình thức: Hoạt cảnh, ca kịch, ca mới, tấu, ca cải lương… Ngoài 5 thí sinh dự thi bắt buộc, các đoàn được sử dụng thêm thành viên khác, cùng với thí sinh đã đăng ký, để minh hoạ cho tiết mục của đoàn, số lượng không quá 8 người (so với tổng số thành viên của đoàn 8/8).

- Thời gian thể hiện tiểu phẩm của đoàn từ 10-12 phút, nếu quá thời gian 12 phút sẽ bị trừ điểm (có hướng dẫn của Ban giám khảo). Để tiết kiệm thời gian, các đoàn biểu diễn ngay, phần chào hỏi (nếu có) do Ban tổ chức thực hiện.

- Điểm thi tiểu phẩm thể hiện năng khiếu của mỗi đoàn là chung, sau đó được tính cho mỗi thí sinh.

- Nội dung tiểu phẩm các đoàn đăng ký dự thi phải được gửi cùng danh sách đăng ký về Ban tổ chức để kiểm tra trước về chủ đề nội dung và có thể góp ý thêm cho đoàn trước khi dàn dựng.

Điều 3. Ban giám khảo của Hội thi.

· Từng Ban giám khảo làm việc độc lập: Cho điểm, chịu trách nhiệm với phiếu chấm điểm của mình trước Ban giám khảo và Ban tổ chức.

· Ban giám khảo sẽ gồm các chuyên gia trong lĩnh vực giao thông, văn hóa nghệ thuật, thành viên cụ thể do Trưởng Ban tổ chức quyết định.

· Nhiệm vụ cụ thể của Ban giám khảo là: Chấm điểm, tham mưu, tư vấn cho Ban tổ chức; Ban tổ chức xét và quyết định giải thưởng tập thể và cá nhân.

· Ban giám khảo làm việc theo quy chế và quy định của Ban tổ chức.

· Ban tổ chức, Ban giám khảo làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, công bằng, nếu chưa có sự thống nhất cao, quyền quyết định cuối cùng thuộc về Trưởng Ban tổ chức.

Điều 4. Quy định về chấm điểm.

4.1. Thí sinh dự thi và tiểu phẩm dự thi phải đúng như đã đăng ký với Ban tổ chức. Nếu có thay đổi thí sinh và nội dung tiểu phẩm, đơn vị phải có công văn báo cáo Ban tổ chức (trước 72 giờ bằng fax hoặc dấu bưu điện).

4.2. Điểm của 2 phần thi thuyết trình hùng biện và tiểu phẩm tối đa là 20 điểm (mỗi phần tổng là 10 điểm), điểm lẻ được tính với khoảng cách là 0,1 điểm. Kể cả điểm trả lời câu hỏi phụ, mở rộng.

- Điểm chung của mỗi cá nhân được tính trên cơ sở: điểm thi thuyết trình cộng với điểm thi năng khiếu của toàn đoàn đạt được trong phần thi năng khiếu.

Ví dụ: Điểm tiểu phẩm toàn đoàn là 9 điểm, thì điểm của từng thí sinh A, B, C, D, E sẽ được cộng thêm 9 điểm.

4.3. Giải tập thể được xét trên cơ sở tổng hợp kết quả điểm thi cấp toàn quốc của các thành viên trong đoàn, đoàn có số giải thưởng và điểm cao nhất tính từ trên xuống dưới: Chấp hành kỷ luật, quy chế hội thi; Đơn vị có phong trào thi từ cơ sở lên (dựa vào báo cáo của các đoàn với Ban tổ chức bằng văn bản…).

Điều 5. Quy định về khen thưởng.

- Thực hiện theo mục V của Kế hoạch 322/KH-TLĐ ngày 08/3/2011 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quy định. Đoàn chỉ có 1-2 thí sinh dự thi, không được xét giải tập thể.

- Số giải thưởng tập thể, cá nhân và giá trị giải thưởng của 2 khu vực (phía Nam, phía Bắc) như nhau.

- Thí sinh dự hội thi tuyên truyền viên giỏi được Ban tổ chức Hội thi cấp giấy chứng nhận.

Điều 6. Kỷ luật trong Hội thi.

1. Thí sinh dự thi theo danh sách đơn vị đã đăng ký với Ban tổ chức, nếu có sự thay đổi, trưởng đoàn hoặc đơn vị phải báo cáo với trường trực Ban tổ chức trước 72 giờ và phải được sự đồng ý của Ban tổ chức.

2. Các đơn vị tham gia thi có quyền đề nghị, khiếu nại với Ban tổ chức về những hành vi vi phạm nội quy, quy chế của Hội thi. Các đề nghị, khiếu nại (nếu có) được trưởng đoàn tập hợp, phải báo cáo bằng văn bản gửi Ban tổ chức để giải quyết.

3. Các cá nhân và đơn vị dự thi nếu làm trái nội quy, quy chế sẽ bị Ban tổ chức truất quyền tham gia dự thi, không công nhận kết quả hoặc tuỳ mức độ vi phạm có thể thông báo về cơ quan quản lý trực tiếp xử lý.

4. Đến giờ dự thi, nếu quá 5 phút, toàn đoàn và thí sinh không có mặt sẽ bị Ban tổ chức loại khỏi danh sách dự thi (coi như bỏ cuộc).

Điều 7. Quy định các loại văn bản đăng ký tham gia hội thi.

- Báo cáo đăng ký dự thi.

- Danh sách thí sinh đăng ký dự thi (kèm ảnh 4x6); (Họ tên, tuổi, đơn vị công tác).

- Tóm tắt giới thiệu đoàn dự thi (một trang đánh máy khổ A4).

- Nội dung kịch bản tiểu phẩm.

- Báo cáo kết quả tổ chức Hội thi ở LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn; (Kết quả tổ chức hội thi từ cơ sở lên cấp LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn), phục vụ cho Ban tổ chức xét giải toàn đoàn.

Điều 8. Một số quy định khác.
1. Trưởng các đoàn chịu trách nhiệm trước cơ quan, đơn vị của mình và trước Ban tổ chức về các việc: Quản lý thí sinh, đi lại, ăn ở, vệ sinh phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, an toàn giao thông.

2. Các đoàn tự lo kinh phí, phương tiện đi lại, ăn nghỉ, luyện tập của đoàn mình trước, trong và sau thời gian dự thi.

3. Ban tổ chức Hội thi có trách nhiệm cung cấp tài liệu Hội thi, câu hỏi, đáp án, địa điểm thi, quy định thời gian thi, sớm thông báo tới các đoàn thể để ôn luyện chuẩn bị dự thi đạt kết quả tốt.

4. Đoàn và thí sinh sau khi thi xong, phải có mặt ở Hội trường để cổ vũ cho các đoàn thi sau. Đây là yêu cầu bắt buộc, đoàn nào vi phạm quy định này, Ban tổ chức sẽ giảm, trừ thành tích chung.

Quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc gì, đề nghị các đơn vị, các đoàn báo cáo bằng văn bản ngay về Ban tổ chức Hội thi để xử lý giải quyết.

Địa chỉ liên hệ thường trực Ban tổ chức Hội thi:

CÔNG ĐOÀN GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM

ĐC: 1B Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

§T: 04.38257513 * Fax: 04.39347443. Email: nuconggtvt@yahoo.com.vn 

          TM. đoàn chủ tịch 

              



  

phó chủ tịch tổng lđlđvn

 trưởng ban tổ chức hội thi

                                                                             Hoàng Ngọc Thanh  (Đã ký) 
I.   BỘ CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN

THI TÌM HIỂU LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 

Câu hỏi 1: Nêu khái niệm đường cao tốc theo quy định của Luật GTĐB, những đối tượng, loại phương tiện nào không được tham gia giao thông trên đường cao tốc. Bình luận của bạn về việc  xây dựng và tuân thủ quy tắc giao thông trên đường cao tốc.

Trả lời: 

- Đường cao tốc là đường dành cho xe cơ giới, có dải phân cách chia đường cho xe chạy hai chiều riêng biệt; không giao nhau cùng mức với một hoặc các đường khác; được bố trí đầy đủ trang thiết bị phục vụ, bảo đảm giao thông liên tục, an toàn, rút ngắn thời gian hành trình và chỉ cho xe ra, vào ở những điểm nhất định.
- Người đi bộ, xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô và máy kéo; xe máy chuyên dùng có tốc độ thiết kế nhỏ hơn 70 km/h không được đi vào đường cao tốc, trừ người, phương tiện, thiết bị phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc.

Câu hỏi 2: Nêu khái niệm làn đường và những nguyên tắc cơ bản về sử dụng làn đường theo quy định của Luật GTĐB. Theo quan sát của bạn, việc thực hiện quy định này trên thực tế diễn ra như thế nào, nguyên nhân và hướng khắc phục.

Trả lời:
- Làn đường là một phần của phần đường xe chạy được chia theo chiều dọc của đường, có bề rộng đủ cho xe chạy an toàn. 

- Theo quy định tại Điều 13 Luật GTĐB, sử dụng làn đường tuân theo nguyên tắc cơ bản sau:

+ Trên đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường, người điều khiển phương tiện phải cho xe đi trong một làn đường và chỉ được chuyển làn đường ở những nơi cho phép; khi chuyển làn đường phải có tín hiệu báo trước và phải bảo đảm an toàn.

+ Trên đường một chiều có vạch kẻ phân làn đường, xe thô sơ phải đi trên làn đường bên phải trong cùng, xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đi trên làn đường bên trái.

+ Phương tiện tham gia giao thông đường bộ di chuyển với tốc độ thấp hơn phải đi về bên phải.

Câu hỏi 3: Thế nào là nơi đường giao nhau cùng mức. Nêu quy định về nhường đường tại nơi đường giao nhau. Bình luận của bạn về ý nghĩa quy định này.

Trả lời:

- Nơi đường giao nhau cùng mức là nơi hai hay nhiều đường bộ gặp nhau trên cùng một mặt phẳng, gồm cả mặt bằng hình thành vị trí giao nhau đó.

- Theo Điều 24 Luật GTĐB, việc nhường đường tại nơi đường giao nhau được quy định như sau:

Khi đến gần đường giao nhau, người điều khiển phương tiện phải cho xe giảm tốc độ và nhường đường theo quy định sau đây:
+ Tại nơi đường giao nhau không có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi đến từ bên phải;

+ Tại nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi bên trái;

+ Tại nơi đường giao nhau giữa đường không ưu tiên và đường ưu tiên hoặc giữa đường nhánh và đường chính thì xe đi từ đường không ưu tiên hoặc đường nhánh phải nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên hoặc đường chính từ bất kỳ hướng nào tới.

Câu hỏi 4: Nêu những hành vi xâm hại công trình đường bộ bị nghiêm cấm theo quy định tại Điều 8 Luật Giao thông đường bộ năm 2008. Theo bạn hành vi nào nguy hiểm nhất, vì sao?

Trả lời: 

Những hành vi xâm hại công trình đường bộ bị nghiêm cấm theo quy định tại Điều 8 Luật GTĐB bao gồm:

-  Phá hoại đường, cầu, hầm, bến phà đường bộ, đèn tín hiệu, cọc tiêu, biển báo hiệu, gương cầu, dải phân cách, hệ thống thoát nước và các công trình, thiết bị khác thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

- Đào, khoan, xẻ đường trái phép; đặt, để chướng ngại vật trái phép trên đường; đặt, rải vật nhọn, đổ chất gây trơn trên đường; để trái phép vật liệu, phế thải, thải rác ra đường; mở đường, đấu nối trái phép vào đường chính; lấn, chiếm hoặc sử dụng trái phép đất của đường bộ, hành lang an toàn đường bộ; tự ý tháo mở nắp cống, tháo dỡ, di chuyển trái phép hoặc làm sai lệch công trình đường bộ.

- Sử dụng lòng đường, lề đường, hè phố trái phép.

Câu hỏi 5: Luật GTĐB quy định thế nào về việc vượt xe khi tham gia giao thông đường bộ. Bạn có sáng kiến gì để hạn chế nạn phóng nhanh, vượt ẩu hiện nay.

Trả lời: 

Điều 14 Luật GTĐB quy định: 

- Xe xin vượt phải có báo hiệu bằng đèn hoặc còi; trong đô thị và khu đông dân cư từ 22 giờ đến 5 giờ chỉ được báo hiệu xin vượt bằng đèn.

-  Xe xin vượt chỉ được vượt khi không có chướng ngại vật phía trước, không có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt, xe chạy trước không có tín hiệu vượt xe khác và đã tránh về bên phải.

- Khi có xe xin vượt, nếu đủ điều kiện an toàn, người điều khiển phương tiện phía trước phải giảm tốc độ, đi sát về bên phải của phần đường xe chạy cho đến khi xe sau đã vượt qua, không được gây trở ngại đối với xe xin vượt.

- Khi vượt, các xe phải vượt về bên trái, trừ các trường hợp sau đây thì được phép vượt bên phải:

+ Khi xe phía trước có tín hiệu rẽ trái hoặc đang rẽ trái;

+ Khi xe điện đang chạy giữa đường;

+ Khi xe chuyên dùng đang làm việc trên đường mà không thể vượt bên trái được.

- Không được vượt xe khi có một trong các trường hợp sau đây:

+ Có chướng ngại vật phía trước, có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt, xe chạy trước có tín hiệu vượt xe khác.

+ Trên cầu hẹp có một làn xe;
+ Đường vòng, đầu dốc và các vị trí có tầm nhìn hạn chế;

+ Nơi đường giao nhau, đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt;

+ Khi điều kiện thời tiết hoặc đường không bảo đảm an toàn cho việc vượt;

+ Xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.

Câu hỏi 6: Nêu quy định của Luật GTĐB về việc chuyển hướng xe. Bình luận của bạn về ý nghĩa của quy định này.

Trả lời:

- Điều 15 Luật GTĐB quy định chuyển hướng xe như sau:

+ Khi muốn chuyển hướng, người điều khiển phương tiện phải giảm tốc độ và có tín hiệu báo hướng rẽ.

+ Trong khi chuyển hướng, người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng phải nhường quyền đi trước cho người đi bộ, người đi xe đạp đang đi trên phần đường dành riêng cho họ, nhường đường cho các xe đi ngược chiều và chỉ cho xe chuyển hướng khi quan sát thấy không gây trở ngại hoặc nguy hiểm cho người và phương tiện khác.

+ Trong khu dân cư, người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng chỉ được quay đầu xe ở nơi đường giao nhau và nơi có biển báo cho phép quay đầu xe.

+ Không được quay đầu xe ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường, trên cầu, đầu cầu, gầm cầu vượt, ngầm, trong hầm đường bộ, đường cao tốc, tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, đường hẹp, đường dốc, đoạn đường cong tầm nhìn bị che khuất.

Câu hỏi 7: Phân biệt  khái niệm dừng xe và đỗ xe theo quy định của Luật GTĐB. Người điều khiển phương tiện không được dừng xe, đỗ xe tại các vị trí nào. Nêu thực trạng việc tuân thủ quy định này ở nơi bạn đang sống theo quan sát của bạn và bình luận.

Trả lời:
- Phân biệt:

+ Dừng xe là trạng thái đứng yên tạm thời của phương tiện giao thông trong một khoảng thời gian cần thiết đủ để cho người lên, xuống phương tiện, xếp dỡ hàng hóa hoặc thực hiện công việc khác.

+ Đỗ xe là trạng thái đứng yên của phương tiện giao thông không giới hạn thời gian.

- Người điều khiển phương tiện không được dừng xe, đỗ xe tại các vị trí sau đây:

a) Bên trái đường một chiều;

b) Trên các đoạn đường cong và gần đầu dốc tầm nhìn bị che khuất;

c) Trên cầu, gầm cầu vượt;

d) Song song với một xe khác đang dừng, đỗ;

đ) Trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường;

e) Nơi đường giao nhau và trong phạm vi 5 mét tính từ mép đường giao nhau;

g) Nơi dừng của xe buýt;

h) Trước cổng và trong phạm vi 5 mét hai bên cổng trụ sở cơ quan, tổ chức;
i) Tại nơi phần đường có bề rộng chỉ đủ cho một làn xe;

k) Trong phạm vi an toàn của đường sắt;

l) Che khuất biển báo hiệu đường bộ.

Câu hỏi 8: Những hành vi nào của người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông trên đường bị nghiêm cấm theo quy định tại Điều 8 Luật GTĐB. Theo bạn đâu là hành vi nguy hiểm nhất, vì sao?

Trả lời:

Những hành vi của người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông trên đường bị nghiêm cấm theo quy định tại Điều 8 Luật GTĐB gồm:

+ Đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng.

+ Điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà trong cơ thể có chất ma túy.
+ Điều khiển xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn.

Điều khiển xe mô tô, xe gắn máy mà trong máu có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc 0,25 miligam/1 lít khí thở. 

+ Điều khiển xe cơ giới không có giấy phép lái xe theo quy định.

Điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ không có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ, bằng hoặc chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng.

+ Điều khiển xe cơ giới chạy quá tốc độ quy định, giành đường, vượt ẩu.

+ Bấm còi, rú ga liên tục; bấm còi trong thời gian từ 22 giờ đến 5 giờ, bấm còi hơi, sử dụng đèn chiếu xa trong đô thị và khu đông dân cư, trừ các xe được quyền ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định.

Câu hỏi 9: Hệ thống báo hiệu đường bộ là gì, biển báo hiệu đường bộ được chia thành mấy nhóm, là những nhóm nào? Bạn đánh giá thế nào về hệ  thống báo hiệu đường bộ ở nước ta hiện nay?

Trả lời:

- Hệ thống báo hiệu đường bộ gồm hiệu lệnh của người điều khiển giao thông; tín hiệu đèn giao thông, biển báo hiệu, vạch kẻ đường, cọc tiêu hoặc tường bảo vệ, rào chắn.

- Biển báo hiệu đường bộ gồm năm nhóm, quy định như sau:

a) Biển báo cấm để biểu thị các điều cấm;

b) Biển báo nguy hiểm để cảnh báo các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra;

c) Biển hiệu lệnh để báo các hiệu lệnh phải thi hành;

d) Biển chỉ dẫn để chỉ dẫn hướng đi hoặc các điều cần biết;

đ) Biển phụ để thuyết minh bổ sung các loại biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, biển hiệu lệnh và biển chỉ dẫn.

Câu hỏi 10: Người điều khiển và người ngồi trên xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy không được thực hiện các hành vi nào khi tham gia giao thông. Theo quan sát của bạn, hành vi vi phạm nào thường gặp nhiều nhất, hãy bình luận về vấn đề này.

Trả lời: 

- Người điều khiển xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy không được: 

a) Đi xe dàn hàng ngang;

b) Đi xe vào phần đường dành cho người đi bộ và phương tiện khác;

c) Sử dụng ô, điện thoại di động, thiết bị âm thanh, trừ thiết bị trợ thính;

d) Sử dụng xe để kéo, đẩy xe khác, vật khác, mang, vác và chở vật cồng kềnh;

đ) Buông cả hai tay hoặc đi xe bằng một bánh đối với xe hai bánh, bằng hai bánh đối với xe ba bánh;

e) Hành vi khác gây mất trật tự, an toàn giao thông.

- Người ngồi trên xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy không được:

a) Mang, vác vật cồng kềnh;

b) Sử dụng ô;

c) Bám, kéo hoặc đẩy các phương tiện khác;

d) Đứng trên yên, giá đèo hàng hoặc ngồi trên tay lái;

đ) Hành vi khác gây mất trật tự, an toàn giao thông.

Câu hỏi 11: Giấy phép lái xe có thời hạn gồm những loại nào. Bạn bình luận gì về thực trạng đào tạo, cấp giấy phép lái xe hiện nay.

Trả lời:

Giấy phép lái xe có thời hạn gồm các hạng sau đây:

a) Hạng A4 cấp cho người lái máy kéo có trọng tải đến 1.000 kg;

b) Hạng B1 cấp cho người không hành nghề lái xe điều khiển xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi; xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải dưới 3.500 kg;

c) Hạng B2 cấp cho người hành nghề lái xe điều khiển xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi; xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải dưới 3.500 kg; 

d) Hạng C cấp cho người lái xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải từ 3.500 kg trở lên và các loại xe quy định cho các giấy phép lái xe hạng B1, B2;

đ) Hạng D cấp cho người lái xe ô tô chở người từ 10 đến 30 chỗ ngồi và các loại xe quy định cho các giấy phép lái xe hạng B1, B2, C;

e) Hạng E cấp cho người lái xe ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi và các loại xe quy định cho các giấy phép lái xe hạng B1, B2, C, D;

g) Giấy phép lái xe hạng FB2, FD, FE cấp cho người lái xe đã có giấy phép lái xe hạng B2, D, E để lái các loại xe quy định cho các giấy phép lái xe hạng này khi kéo rơ moóc hoặc xe ô tô chở khách nối toa; hạng FC cấp cho người lái xe đã có giấy phép lái xe hạng C để lái các loại xe quy định cho hạng C khi kéo rơ moóc, đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc.
Câu hỏi 12: Luật GTĐB quy định như thế nào về độ tuổi của người lái xe? Bạn bình luận gì về thực trạng đào tạo, cấp giấy phép lái xe hiện nay.

Trả lời:
Độ tuổi của người lái xe quy định như sau:

a) Người đủ 16 tuổi trở lên được lái xe gắn máy có dung tích xi-lanh dưới 50 cm3;

b) Người đủ 18 tuổi trở lên được lái xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh có dung tích xi-lanh từ 50 cm3 trở lên và các loại xe có kết cấu tương tự; xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải dưới 3.500 kg; xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi;

c) Người đủ 21 tuổi trở lên được lái xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải từ 3.500 kg trở lên; lái xe hạng B2 kéo rơ moóc (FB2); 

d) Người đủ 24 tuổi trở lên được lái xe ô tô chở người từ 10 đến 30 chỗ ngồi; lái xe hạng C kéo rơ moóc, sơ mi rơ moóc (FC);

đ) Người đủ 27 tuổi trở lên được lái xe ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi; lái xe hạng D kéo rơ moóc (FD);
e) Tuổi tối đa của người lái xe ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi là 50 tuổi đối với nữ và 55 tuổi đối với nam.

Câu hỏi 13: Luật GTĐB quy định như thế nào về quyền và nghĩa vụ của người kinh doanh vận tải hành khách. Theo bạn, hoạt động kinh doanh vận tải hành khách hiện nay còn điều gì bất cập, bạn có đề xuất gì để giải quyết vấn đề này?

Trả lời:

- Người kinh doanh vận tải hành khách có các quyền sau đây:

a) Thu cước, phí vận tải;

b) Từ chối vận chuyển trước khi phương tiện rời bến xe, rời vị trí đón, trả hành khách theo hợp đồng vận chuyển những người đã có vé hoặc người trong danh sách hợp đồng có hành vi gây rối trật tự công cộng, gây cản trở công việc của người kinh doanh vận tải, ảnh hưởng đến sức khoẻ, tài sản của người khác, gian lận vé hoặc hành khách đang bị dịch bệnh nguy hiểm.

- Người kinh doanh vận tải hành khách có các nghĩa vụ sau đây:

a) Thực hiện đầy đủ các cam kết về chất lượng vận tải, hợp đồng vận tải;

b) Mua bảo hiểm cho hành khách; phí bảo hiểm được tính vào giá vé hành khách;

c) Giao vé, chứng từ thu cước, phí vận tải cho hành khách;

d) Bồi thường thiệt hại do người làm công, người đại diện gây ra trong khi thực hiện công việc được người kinh doanh vận tải giao;

đ) Chịu trách nhiệm về hậu quả mà người làm công, người đại diện gây ra do thực hiện yêu cầu của người kinh doanh vận tải trái quy định của Luật này. 

Câu hỏi 14: Luật GTĐB quy định như thế nào về quyền và nghĩa vụ hành khách. Theo bạn, hoạt động kinh doanh vận tải hành khách hiện nay còn điều gì bất cập, bạn có đề xuất gì để giải quyết vấn đề này?

Trả lời:

- Hành khách có các quyền sau đây:

a) Được vận chuyển theo đúng hợp đồng vận tải, cam kết của người kinh doanh vận tải về chất lượng vận tải;
b) Được miễn cước hành lý với trọng lượng không quá 20 kg và với kích thước phù hợp với thiết kế của xe;

c) Được từ chối chuyến đi trước khi phương tiện khởi hành và được trả lại tiền vé theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

- Hành khách có các nghĩa vụ sau đây:

a) Mua vé và trả cước, phí vận tải hành lý mang theo quá mức quy định; 

b) Có mặt tại nơi xuất phát đúng thời gian đã thỏa thuận; chấp hành quy định về vận chuyển; thực hiện đúng hướng dẫn của lái xe, nhân viên phục vụ trên xe về các quy định bảo đảm trật tự, an toàn giao thông;

c) Không mang theo hành lý, hàng hóa mà pháp luật cấm lưu thông.

Câu hỏi 15: Hệ thống báo hiệu đường bộ là gì, Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông được quy định như thế nào? Bạn đánh giá thế nào về ý thức chấp hành của người tham gia giao thông đối với  hệ thống báo hiệu đường bộ ở nước ta hiện nay?

Trả lời:

- Hệ thống báo hiệu đường bộ gồm hiệu lệnh của người điều khiển giao thông; tín hiệu đèn giao thông, biển báo hiệu, vạch kẻ đường, cọc tiêu hoặc tường bảo vệ, rào chắn.

- Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông quy định như sau:
a) Tay giơ thẳng đứng để báo hiệu cho người tham gia giao thông ở các hướng dừng lại;

b) Hai tay hoặc một tay dang ngang để báo hiệu cho người tham gia giao thông ở phía trước và ở phía sau người điều khiển giao thông phải dừng lại; người tham gia giao thông ở phía bên phải và bên trái của người điều khiển giao thông được đi;

c) Tay phải giơ về phía trước để báo hiệu cho người tham gia giao thông ở phía sau và bên phải người điều khiển giao thông phải dừng lại; người tham gia giao thông ở phía trước người điều khiển giao thông được rẽ phải; người tham gia giao thông ở phía bên trái người điểu khiển giao thông được đi tất cả các hướng; người đi bộ qua đường phải đi sau lưng người điều khiển giao thông.

Câu hỏi 16: Những nguyên tắc cơ bản về việc chấp hành báo hiệu đường bộ được quy định tại Luật GTĐB như thế nào. Bạn đánh giá thế nào về hệ thống báo hiệu đường bộ ở địa phương bạn so với các thành phố lớn hiện nay?

Trả lời:

Điều 11 Luật GTĐB quy định:

- Người tham gia giao thông phải chấp hành hiệu lệnh và chỉ dẫn của hệ thống báo hiệu đường bộ.

- Khi có người điều khiển giao thông thì người tham gia giao thông phải chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông.

- Tại nơi có biển báo hiệu cố định lại có báo hiệu tạm thời thì người tham gia giao thông phải chấp hành hiệu lệnh của báo hiệu tạm thời.

- Tại nơi có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, người điều khiển phương tiện phải quan sát, giảm tốc độ và nhường đường cho người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường. 

Những nơi không có vạch kẻ đường cho người đi bộ, người điều khiển phương tiện phải quan sát, nếu thấy người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật đang qua đường thì phải giảm tốc độ, nhường đường cho người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường bảo đảm an toàn.

Câu hỏi 17: Nêu quy định của Luật GTĐB về việc tránh xe đi ngược chiều. Bình luận của bạn về ý nghĩa của quy định này.

Trả lời:

Điều 17 Luật GTĐB quy định về tránh xe đi ngược chiều như sau:

1. Trên đường không phân chia thành hai chiều xe chạy riêng biệt, hai xe đi ngược chiều tránh nhau, người điều khiển phải giảm tốc độ và cho xe đi về bên phải theo chiều xe chạy của mình.

2. Các trường hợp nhường đường khi tránh nhau quy định như sau:
a) Nơi đường hẹp chỉ đủ cho một xe chạy và có chỗ tránh xe thì xe nào ở gần chỗ tránh hơn phải vào vị trí tránh, nhường đường cho xe kia đi;

b) Xe xuống dốc phải nhường đường cho xe đang lên dốc;

c) Xe nào có chướng ngại vật phía trước phải nhường đường cho xe không có chướng ngại vật đi trước.

3. Xe cơ giới đi ngược chiều gặp nhau không được dùng đèn chiếu xa. 

Câu hỏi 18: Khi xảy ra tai nạn, người điều khiển phương tiện, những người liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn và người có mặt tại nơi xảy ra vụ tai nạn có trách nhiệm gì? Bạn có đề xuất gì về biện pháp làm giảm tai nạn giao thông hiện nay.

Trả lời:

- Người điều khiển phương tiện và những người liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn và người có mặt tại nơi xảy ra vụ tai nạn có trách nhiệm sau đây: 

a) Dừng ngay phương tiện; giữ nguyên hiện trường; cấp cứu người bị nạn và phải có mặt khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu;

b) Ở lại nơi xảy ra tai nạn cho đến khi người của cơ quan công an đến, trừ trường hợp người điều khiển phương tiện cũng bị thương phải đưa đi cấp cứu hoặc phải đưa người bị nạn đi cấp cứu hoặc vì lý do bị đe dọa đến tính mạng, nhưng phải đến trình báo ngay với cơ quan công an nơi gần nhất;

c) Cung cấp thông tin xác thực về vụ tai nạn cho cơ quan có thẩm quyền.
- Những người có mặt tại nơi xảy ra vụ tai nạn có trách nhiệm sau đây: 

a) Bảo vệ hiện trường;

b) Giúp đỡ, cứu chữa kịp thời người bị nạn;

c) Báo tin ngay cho cơ quan công an, y tế hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất;

d) Bảo vệ tài sản của người bị nạn;

đ) Cung cấp thông tin xác thực về vụ tai nạn theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
Câu hỏi 19: Mạng lưới đường bộ được chia như thế nào. Theo bạn, cần làm gì để hệ thống đường bộ của nước ta hiện nay được bảo vệ có hiệu quả.
Trả lời:

Mạng lưới đường bộ được chia thành sáu hệ thống, gồm quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường đô thị và đường chuyên dùng, quy định như sau:
a) Quốc lộ là đường nối liền Thủ đô Hà Nội với trung tâm hành chính cấp tỉnh; đường nối liền trung tâm hành chính cấp tỉnh từ ba địa phương trở lên; đường nối liền từ cảng biển quốc tế, cảng hàng không quốc tế đến các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính trên đường bộ; đường có vị trí đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng, khu vực;

b) Đường tỉnh là đường nối trung tâm hành chính của tỉnh với trung tâm hành chính của huyện hoặc trung tâm hành chính của tỉnh lân cận; đường có vị trí quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;
c) Đường huyện là đường nối trung tâm hành chính của huyện với trung tâm hành chính của xã, cụm xã hoặc trung tâm hành chính của huyện lân cận; đường có vị trí quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện;

d) Đường xã là đường nối trung tâm hành chính của xã với các thôn, làng, ấp, bản và đơn vị tương đương hoặc đường nối với các xã lân cận; đường có vị trí quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của xã;

đ) Đường đô thị là đường trong phạm vi địa giới hành chính nội thành, nội thị;

e) Đường chuyên dùng là đường chuyên phục vụ cho việc vận chuyển, đi lại của một hoặc một số cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Câu hỏi 20: Luật GTĐB quy định như thế nào về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe ô tô. Bạn có đề xuất gì về biện pháp làm giảm tai nạn giao thông hiện nay liên quan đến chất lượng phương tiện tham gia giao thông.

Trả lời:

Điều 53 Luật GTĐB quy định xe ô tô đúng kiểu loại được phép tham gia giao thông phải bảo đảm các quy định về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường sau đây:

a) Có đủ hệ thống hãm có hiệu lực;

b) Có hệ thống chuyển hướng có hiệu lực; 

c) Tay lái của xe ô tô ở bên trái của xe; trường hợp xe ô tô của người nước ngoài đăng ký tại nước ngoài có tay lái ở bên phải tham gia giao thông tại Việt Nam thực hiện theo quy định của Chính phủ;

d) Có đủ đèn chiếu sáng gần và xa, đèn soi biển số, đèn báo hãm, đèn tín hiệu;

đ) Có bánh lốp đúng kích cỡ và đúng tiêu chuẩn kỹ thuật của từng loại xe;

e) Có đủ gương chiếu hậu và các trang bị, thiết bị khác bảo đảm tầm nhìn cho người điều khiển;

g) Kính chắn gió, kính cửa là loại kính an toàn; 

h) Có còi với âm lượng đúng quy chuẩn kỹ thuật;

i) Có đủ bộ phận giảm thanh, giảm khói và các trang bị, thiết bị khác bảo đảm khí thải, tiếng ồn theo quy chuẩn môi trường;

k) Các kết cấu phải đủ độ bền và bảo đảm tính năng vận hành ổn định.

Câu hỏi 21: Luật Giao thông đường bộ quy định như thế nào về nhiệm vụ và quyền hạn của thanh tra đường bộ. Bạn có đề xuất gì về việc tăng cường hiệu quả hoạt động của lực lượng thanh tra giao thông đường bộ.

Trả lời:

Thanh tra đường bộ có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

a) Thanh tra, phát hiện, ngăn chặn và xử phạt vi phạm hành chính trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật của công trình đường bộ; trường hợp cấp thiết, để kịp thời ngăn chặn hậu quả có thể xảy ra đối với công trình đường bộ, được phép dừng phương tiện giao thông và yêu cầu người điều khiển phương tiện thực hiện các biện pháp để bảo vệ công trình theo quy định của pháp luật và phải chịu trách nhiệm về quyết định đó;
b) Thanh tra, phát hiện, ngăn chặn và xử phạt vi phạm hành chính trong việc chấp hành các quy định về hoạt động vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải tại các điểm dừng xe, đỗ xe trên đường bộ, bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ, trạm kiểm tra tải trọng xe, trạm thu phí và tại cơ sở kinh doanh vận tải đường bộ;
c) Thanh tra, phát hiện, ngăn chặn và xử phạt vi phạm hành chính trong việc đào tạo, sát hạch, cấp, đổi, thu hồi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới. Việc thanh tra đào tạo, sát hạch, cấp, đổi, thu hồi giấy phép lái xe của lực lượng quân đội, công an do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định;
Câu hỏi 22: Khái niệm Đường bộ theo quy định của Luật GTĐB. Luật GTĐB quy định như thế nào về việc đặt tên, số hiệu đường bộ. Theo bạn, cần làm gì để hệ thống đường bộ của nước ta hiện nay được bảo vệ có hiệu quả.
Trả lời:

- Đường bộ gồm đường, cầu đường bộ, hầm đường bộ, bến phà đường bộ.

- Đường bộ được đặt tên hoặc số hiệu như sau:

a) Tên đường được đặt tên danh nhân, người có công hoặc tên di tích, sự kiện lịch sử, văn hóa, tên địa danh hoặc tên theo tập quán; số hiệu đường được đặt theo số tự nhiên kèm theo chữ cái nếu cần thiết; trường hợp đường đô thị trùng với quốc lộ thì sử dụng cả tên đường đô thị và tên, số hiệu quốc lộ;

b) Tên, số hiệu đường bộ tham gia vào mạng lưới đường bộ trong khu vực, đường bộ quốc tế thực hiện theo thỏa thuận giữa Việt Nam với các quốc gia có liên quan. Đường bộ kết nối vào mạng lưới đường bộ trong khu vực, đường bộ quốc tế thì sử dụng cả tên, số hiệu đường trong nước và tên, số hiệu đường trong khu vực, đường bộ quốc tế.

Câu hỏi 23: Luật GTĐB quy định như thế nào về việc thi công công trình trên đường bộ đang khai thác. Bạn có sáng kiến gì giúp giải quyết vấn đề mất trật tự, an tòan giao thông từ việc thi công công trình trên đường bộ hiện nay ở địa phương bạn.

Trả lời:

Điều 47 Luật GTĐB quy định vềt thi công công trình trên đường bộ đang khai thác như sau:

1. Thi công công trình trên đường bộ đang khai thác chỉ được tiến hành khi có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thực hiện theo đúng nội dung của giấy phép và quy định của pháp luật về xây dựng.
2. Trong quá trình thi công, đơn vị thi công phải bố trí báo hiệu, rào chắn tạm thời tại nơi thi công và thực hiện các biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn.

3. Thi công công trình trên đường đô thị phải tuân thủ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này và các quy định sau đây:

a) Chỉ được đào đường để sửa chữa công trình hoặc xây dựng mới hầm kỹ thuật dọc theo đường hoặc ngang qua đường nhưng phải có kế hoạch hàng năm thống nhất trước với cơ quan quản lý đường bộ, trừ trường hợp có sự cố đột xuất;

b) Phải có phương án thi công và thời gian thi công thích hợp với đặc điểm từng đường phố để không gây ùn tắc giao thông;

c) Khi thi công xong phải hoàn trả phần đường theo nguyên trạng; đối với công trình ngầm phải lập hồ sơ hoàn công và chuyển cho cơ quan quản lý đường bộ.

4. Đơn vị thi công không thực hiện các biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy định, để xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thì phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Câu hỏi 24: Khái niệm Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo quy định của Luật GTĐB. Người lái xe khi điều khiển phương tiện phải mang theo các giấy tờ nào? Nêu thực trạng việc tuân thủ quy định này theo quan sát của bạn và bình luận.

Trả lời:

- Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ gồm xe ô tô; máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo; xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự.
- Người lái xe khi điều khiển phương tiện phải mang theo các giấy tờ sau:

a) Đăng ký xe;

b) Giấy phép lái xe đối với người điều khiển xe cơ giới quy định tại Điều 59 của Luật GTĐB;

c) Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới quy định tại Điều 55 của Luật GTĐB;

d) Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Câu hỏi 25: Người điều khiển phương tiện khi dừng xe, đỗ xe trên đường bộ phải thực hiện quy định nào. Nêu thực trạng việc tuân thủ quy định này ở nơi bạn đang sống theo quan sát của bạn và bình luận.

Trả lời:

Người điều khiển phương tiện khi dừng xe, đỗ xe trên đường bộ phải thực hiện quy định sau đây: 

a) Có tín hiệu báo cho người điều khiển phương tiện khác biết;

b) Cho xe dừng, đỗ ở nơi có lề đường rộng hoặc khu đất ở bên ngoài phần đường xe chạy; trường hợp lề đường hẹp hoặc không có lề đường thì phải cho xe dừng, đỗ sát mép đường phía bên phải theo chiều đi của mình;

c) Trường hợp trên đường đã xây dựng nơi dừng xe, đỗ xe hoặc quy định các điểm dừng xe, đỗ xe thì phải dừng, đỗ xe tại các vị trí đó;

d) Sau khi đỗ xe, chỉ được rời khỏi xe khi đã thực hiện các biện pháp an toàn; nếu xe đỗ chiếm một phần đường xe chạy phải đặt ngay biển báo hiệu nguy hiểm ở phía trước và phía sau xe để người điều khiển phương tiện khác biết;

đ) Không mở cửa xe, để cửa xe mở hoặc bước xuống xe khi chưa bảo đảm điều kiện an toàn;

e) Khi dừng xe, không được tắt máy và không được rời khỏi vị trí lái;

g) Xe đỗ trên đoạn đường dốc phải được chèn bánh.

Câu hỏi 26: Luật Giao thông đường bộ quy định những trường hợp nào được chở người trên xe ô tô chở hàng. Bình luận của bạn về ý nghĩa quy định này (ở điểm a).

Trả lời:

Điều 21 Luật GTĐB quy định chỉ được chở người trên xe ô tô chở hàng trong các trường hợp sau đây:
a) Chở người đi làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai hoặc thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp; chở cán bộ, chiến sĩ của lực lượng vũ trang nhân dân đi làm nhiệm vụ; chở người bị nạn đi cấp cứu;

b) Chở công nhân duy tu, bảo dưỡng đường bộ; chở người đi thực hành lái xe trên xe tập lái; chở người diễu hành theo đoàn;

c) Giải tỏa người ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc trong trường hợp khẩn cấp khác theo quy định của pháp luật.
Câu hỏi 27: Luật GTĐB quy định về thứ tự của các xe được quyền ưu tiên như thế nào. Khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, người tham gia giao thông phải làm gì? Bình luận của bạn về ý nghĩa quy định này.Trong thực tế, người tham gia giao thông đã tuân thủ quy định này như thế nào?

Trả lời:

- Những xe sau đây được quyền ưu tiên đi trước xe khác khi qua đường giao nhau từ bất kỳ hướng nào tới theo thứ tự:

a) Xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ;

b) Xe quân sự, xe công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát dẫn đường;
c) Xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu;

d) Xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật;

đ) Đoàn xe tang.

- Khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường. Không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên.

Câu hỏi 28: Phân biệt khái niệm Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Phương tiện giao thông thô sơ đường bộ và Xe máy chuyên dùng. Đối tượng nào khi tham gia giao thông phải đội mũ bảo hiểm? Quan điểm của bạn về quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Trả lời:
- Khái niệm:

+ Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ gồm xe ô tô; máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo; xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự. 

+ Phương tiện giao thông thô sơ đường bộ gồm xe đạp (kể cả xe đạp máy), xe xích lô, xe lăn dùng cho người khuyết tật, xe súc vật kéo và các loại xe tương tự.
+ Xe máy chuyên dùng gồm xe máy thi công, xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp và các loại xe đặc chủng khác sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh có tham gia giao thông đường bộ.

- Người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, xe đạp máy phải đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách.
Câu hỏi 29: Luật GTĐB quy định như thế nào về trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ. Theo bạn, công tác Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ hiện nay còn hạn chế gì cần khắc phục, bạn có giải pháp gì cho vấn đề này.
Trả lời:
Điều 7 Luật GTĐB quy định về trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ như sau:
1. Cơ quan thông tin, tuyên truyền có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông đường bộ thường xuyên, rộng rãi đến toàn dân.

2. Uỷ ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ tại địa phương, có hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp đến đồng bào các dân tộc thiểu số.

3. Cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo có trách nhiệm đưa pháp luật về giao thông đường bộ vào chương trình giảng dạy trong nhà trường và các cơ sở giáo dục khác phù hợp với từng ngành học, cấp học.

4. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận có trách nhiệm phối hợp với cơ quan hữu quan và chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện pháp luật về giao thông đường bộ.

5. Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ cho cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động khác thuộc thẩm quyền quản lý.

Thành viên trong gia đình có trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục, nhắc nhở thành viên khác chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ.

Câu hỏi 30: Luật Giao thông đường bộ năm 2008 được thông qua và có hiệu lực kể từ ngày, tháng, năm nào, nêu nội dung cơ bản của Luật GTĐB. Trước Luật GTĐB năm 2008 ở VN đã có Luật nào về giao thông đường bộ chưa? Thực trạng chấp hành Luật GTĐB hiện nay? Bạn đề xuất giải pháp mới để bảo đảm trật tự ATGT.

Trả lời:

Luật GTĐB đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2009.

Luật quy định về quy tắc giao thông đường bộ; kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; phương tiện và người tham gia giao thông đường bộ; vận tải đường bộ và quản lý nhà nước về giao thông đường bộ.
Trước khi có Luật Giao thông đường bộ năm 2008, Việt Nam đã có Luật Giao thông đường bộ năm 2001 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2001./.
II.  BỘ CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN THI TÌM HIỂU                      
LUẬT ĐƯỜNG SẮT

Câu hỏi 1: Phạm vi bảo vệ đường sắt được tính như thế nào? Bạn cho biết tình hình vi phạm hành lang bảo vệ đường sắt ở địa phương bạn đang công tác?

Trả lời:

Theo Điều 27 Luật Đường sắt:

Phạm vi bảo vệ đường sắt bao gồm khoảng không phía trên, dải đất hai bên và phía dưới mặt đất của đường sắt được quy định như sau:

- Phạm vi bảo vệ trên không của đường sắt tính từ đỉnh ray trở lên theo phương thẳng đứng đối với đường khổ 1000 milimét theo cấp kỹ thuật là 5,30 mét; đối với đường khổ 1435 milimét là 6,55 mét. Khoảng cách giữa đường sắt với đường tải điện đi ngang qua phía trên đường sắt được thực hiện theo quy định của Luật điện lực;

- Phạm vi dải đất bảo vệ hai bên đường sắt được xác định như sau:

+ 7 mét tính từ mép ngoài của ray ngoài cùng trở ra đối với nền đường không đắp, không đào;

+ 5 mét tính từ chân nền đường đắp hoặc 3 mét tính từ mép ngoài của rãnh thoát nước dọc trở ra đối với nền đường đắp; 

+ 5 mét tính từ mép đỉnh đường đào hoặc 3 mét tính từ mép ngoài của rãnh thoát nước đỉnh trở ra đối với nền đường đào;”

- Phạm vi bảo vệ phía dưới mặt đất của công trình đường sắt khi có công trình được xây dựng ngầm dưới công trình đường sắt do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định.

Câu hỏi 2: Khi xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt phải làm những thủ tục gì?

Trả lời: Theo Điều 33 Luật Đường sắt:

1. Công trình và hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt khi bắt buộc phải xây dựng hoặc tiến hành phải được cấp phép theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

2. Chủ đầu tư công trình hoặc tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt phải tuân theo các quy định sau đây:

a) Khi lập dự án xây dựng, tiến hành hoạt động phải có ý kiến bằng văn bản của doanh nghiệp quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt;

b) Trước khi thi công công trình hoặc tiến hành hoạt động phải có phương án bảo đảm an toàn cho công trình đường sắt và giao thông vận tải đường sắt được doanh nghiệp quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt chấp thuận bằng văn bản;

c) Khi hoàn thành công trình hoặc kết thúc hoạt động phải dỡ bỏ các chướng ngại vật có khả năng gây mất an toàn đến công trình đường sắt, giao thông vận tải đường sắt do xây dựng công trình hoặc tiến hành hoạt động gây ra; bàn giao hồ sơ hoàn công cho doanh nghiệp quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt.

3. Chủ đầu tư công trình hoặc tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt phải bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra cho công trình đường sắt và an toàn giao thông vận tải đường sắt theo quy định của pháp luật.

Thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng, thực hiện hoạt động trong phạm vi đất dành cho đường sắt được quy định tại Quyết định số 60/2005/QĐ-BGTVT ngày 30/11/2005 như sau:

Những công trình, hoạt động được xem xét cấp giấy phép: 

1. Xây dựng đường ngang, cầu vượt, hầm chui, cống, đường ống dẫn dầu, dẫn khí, dẫn nước, đường dây điện, điện thoại, cáp quang, các công trình khác mà buộc phải vượt qua hoặc chui dưới đường sắt, trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt, hành lang an toàn giao thông đường sắt.

2. Xây dựng các công trình tạm, công trình vĩnh cửu không thuộc kết cấu hạ tầng đường sắt hoặc thực hiện các hoạt động khác bắt buộc phải tiến hành trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt, hành lang an toàn giao thông đường sắt.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép, bao gồm: 

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu. Trường hợp đề nghị cấp giấy phép xây dựng tạm có thời hạn thì trong đơn đề nghị cấp giấy phép còn phải có cam kết tự phá dỡ công trình và chịu mọi chi phí phá dỡ khi thực hiện giải phóng mặt bằng để cải tạo, sửa chữa đường sắt; 

2. Hồ sơ thiết kế kỹ thuật và thiết kế tổ chức thi công đã được cấp có thẩm quyền duyệt; ảnh chụp hiện trạng (đối với công trình sửa chữa, cải tạo yêu cầu phải có giấy phép);

3. Ý kiến bằng văn bản của cơ quan quản lý nhà nước về đường sắt có thẩm quyền khi lập dự án xây dựng công trình; 

4. Các văn bản chấp thuận phương án thi công, thực hiện hoạt động, biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, an toàn công trình đường sắt của doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt.

Cơ quan cấp giấy phép tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì có giấy biên nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn  cho người đề nghị cấp phép để bổ sung cho đầy đủ.

Giấy phép được cấp trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Câu hỏi 3: Phạm vi giới hạn hành lang an toàn giao thông đường sắt được quy định như thế nào?

Trả lời:

Theo Điều 35 Luật Đường sắt, Phạm vi giới hạn hành lang an toàn giao thông đường sắt được quy định như sau:

- Chiều cao giới hạn trên không tính từ đỉnh ray trở lên theo phương thẳng đứng thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 27 của Luật này;

-  Chiều rộng giới hạn hai bên đường sắt tính từ mép chân nền đường đắp, mép đỉnh mái đường đào, mép ray ngoài cùng của đường không đào, không đắp trở ra mỗi bên là 15 mét đối với đường sắt trong khu gian; tính từ mép ray ngoài cùng trở ra mỗi bên là 2 mét đối với đường sắt trong ga, trong cảng, trong tường rào.

- Hành lang an toàn giao thông đường sắt tại khu vực đường ngang phải bảo đảm tầm nhìn cho người tham gia giao thông và phù hợp với cấp đường ngang.

-  Trong hành lang an toàn giao thông đường sắt chỉ được phép trồng cây thấp dưới 1,5 mét và phải trồng cách mép chân nền đường đắp ít nhất 2 mét, cách mép đỉnh mái đường đào ít nhất 5 mét hoặc cách mép ngoài rãnh thoát nước dọc của đường, rãnh thoát nước đỉnh ít nhất 3 mét.

- Với khu vực đường ngang, đường sắt đô thị, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định cụ thể hành lang an toàn giao thông đường sắt tại những khu vực này. (Quy định cụ thể tại Điều lệ đường ngang ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BGTVT ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ GTVT).

Câu hỏi 4: Hiện nay có quy định về tốc độ tối đa của tàu hỏa chạy trên các tuyến đường sắt quốc gia không, nếu có thì khi vượt quá tốc độ này sẽ bị xử phạt như thế nào?
Trả lời:

Hiện nay pháp luật có quy định về tốc độ tối đa của tàu hỏa chạy trên các tuyến đường sắt quốc gia như sau:

Khoản 7 Điều 12 Luật Đường sắt cấm điều khiển tàu chạy quá tốc độ quy định.

Theo Quyết định số 69/2005/QĐ-BGTVT ngày 9/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành "

2. Quy định của quy phạm pháp luật là một trong ba bộ phận hợp thành của quy phạm: giả định, quy định, chế tài. Quy định của quy phạm pháp luật nêu rõ xử sự phải theo khi ở vào trường hợp do giả định đã dự liệu, nếu không sẽ phải chịu chế tài nêu ở quy phạm pháp luật hoặc ở cuối  văn bản pháp luật có quy phạm ấy." 
Quy định
 về việc Xây dựng, công bố Công lệnh tốc độ, Công lệnh tải trọng, biểu đồ chạy tầu trên đường sắt quốc gia", tốc độ tàu hỏa phải tuân thủ công lệnh tốc độ.

Theo khoản 6 Điều 3 Luật Đường sắt thì Công lệnh tốc độ là quy định về tốc độ tối đa cho phép phương tiện giao thông đường sắt chạy trên từng cầu, đoạn, khu gian, khu đoạn, tuyến đường sắt.

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam có thẩm quyền công bố Công lệnh tốc độ trên đường sắt quốc gia (Điều 3, Điều 10 của quy định về việc Xây dựng, công bố Công lệnh tốc độ, Công lệnh tải trọng, biểu đồ chạy tầu trên đường sắt quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 69/2005/QĐ-BGTVT.)

Theo khoản 3 Điều 20 Nghị định 44/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải đường sắt, nếu điều khiển tàu chạy tàu vượt quá tốc độ quy định, lái tàu có thể bị phạt như sau:

- Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng nếu vượt quá tốc độ quy định từ 5% đến 10%.

- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng nếu vượt quá tốc độ quy định từ 10% đến 20%.

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng nếu vượt quá tốc độ quy định trên 20%.

Câu hỏi 5: Địa phương tôi có đường sắt chạy qua, một số người dân thường xuyên phơi rơm rạ, nông sản trên đường sắt vì tiện trên đường gần nhà và người này nhìn người kia làm theo. Xin hỏi, hành vi này có được phép không? Nếu không (hoặc có) thì hình thức xử phạt như thế nào?
Trả lời:

Hành vi phơi rơm rạ, nông sản trên đường sắt là vi phạm Luật Đường sắt (Theo khoản 8 Điều 12 Luật Đường sắt: Những hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động đường sắt: “Để vật chướng ngại, đổ chất độc hại, chất phế thải lên đường sắt”.)

Theo điểm a khoản 2 Điều 32 Nghị định 44/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải đường sắt, hành vi này có thể bị xử phạt từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.

Biện pháp khắc phục hậu quả của hành vi này là buộc đưa rơm, rạ, nông sản ra khỏi đường sắt.

Câu hỏi 6: Hành vi dựng lều, quán trái phép trong phạm vi đất dành cho đường sắt thì bị phạt như thế nào?

Trả lời:

Theo điểm b khoản 2 Điều 11 Nghị định 44/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải đường sắt, hành vi dựng lều, quán, nhà tạm, công trình tạm thời khác trái phép trong phạm vi đất dành cho đường sắt sẽ bị phạt từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng và phải tự dỡ bỏ, di chuyển lều quán, nhà tạm, công trình tạm thời khác trái phép ra khỏi phạm vi đất dành cho đường sắt.

Câu hỏi 7: Hành vi ném đất, đá hoặc các vật khác lên tàu hoặc từ trên tàu xuống sẽ bị xử lý như thế nào? Bạn đề xuất biện pháp khắc phục:

Trả lời: 

Luật Đường sắt có quy định “Nghiêm cấm ném đất, đá hoặc các vật khác lên tàu hoặc từ trên tàu xuống”.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 36 Nghị định số 44/2006/NĐ-CP ngày 25  tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải đường sắt thì hành vi ném đất, đá hoặc các vật khác lên tàu hoặc từ trên tàu xuống khi tàu đang chạy sẽ bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.

Nếu ném đất, đá lên tàu gây hậu quả nghiêm trọng đối với tính mạng, sức khỏe của hành khách đi tàu và làm hư hại đối với phương tiện đường sắt thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự và phải bồi thường theo quy định của pháp luật.  

Câu hỏi 8: Tôi hiện là nhân viên ghép nối đầu máy, toa xe. Tôi muốn đảm nhiệm chức danh nhân viên gác ghi thì phải đáp ứng những điều kiện gì?

Trả lời:

Theo Thông tư số 38/2010/TT-BGTVT ngày 27 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giao thông vận tải quy định về  Tiêu chuẩn các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện cơ sở đào tạo và nội dung, chương trình đào tạo nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, để đảm nhiệm chức danh nhân viên gác ghi, bạn phải đáp ứng tiêu chuẩn chung đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu theo Điều 4 Thông tư 38/2010/TT-BGTVT như sau:

1. Có bằng hoặc chứng chỉ chuyên môn phù hợp với chức danh do cơ sở đào tạo cấp và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn cụ thể đối với chức danh đảm nhiệm.
2. Có giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn sức khoẻ theo quy định của Bộ Y tế.

Ngoài ra, bạn còn phải đáp ứng được tiêu chuẩn cụ thể đối với nhân viên gác ghi được quy định tại khoản 6 Điều 5 Thông tư 38/2010/TT-BGTVT. Cụ thể: 

- Có một trong các bằng, chứng chỉ chuyên môn về gác ghi, ghép nối đầu máy, toa xe, trưởng dồn, trực ban chạy tàu, trưởng tàu hoặc có một trong các bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề điều hành chạy tàu hỏa hoặc có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên về chuyên ngành vận tải đường sắt;

- Đã qua thời gian thử việc các chức danh gác ghi, ghép nối đầu máy, toa xe ở ga không quá 30 ngày;


- Đã qua kỳ kiểm tra lý thuyết, thực hành đạt yêu cầu về nghiệp vụ gác ghi do doanh nghiệp sử dụng chức danh gác ghi tổ chức.

Câu hỏi 9: Khi đi qua đường ngang phải chú ý thực hiện những quy định gì?

Trả lời:

Theo quy đinh tại Chương V (Quy định về giao thông trên đường ngang) của Điều lệ Đường ngang ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BGTVT ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thì:

Người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ khi qua đường ngang phải thực hiện quy định sau đây: 

1. Phải ưu tiên cho các phương tiện giao thông hoạt động trên đường sắt;

2. Phải chấp hành hướng dẫn của người gác đường ngang hoặc tín hiệu phòng vệ đường ngang:

a) Hiệu lệnh của người gác chắn, cờ đỏ, biển đỏ, đèn đỏ;

b) Chắn đường bộ;

c) Tín hiệu đèn, tín hiệu chuông;

3. Khi có báo hiệu dừng (hiệu lệnh của người gác chắn, cờ đỏ, biển đỏ, đèn đỏ, còi, chuông kêu, chắn đã đóng), người và tất cả các phương tiện tham gia giao thông đường bộ (kể cả những xe có quyền ưu tiên) đều phải dừng lại về bên phải đường của mình và trước báo hiệu dừng (trước “vạch dừng” nêu tại Điều 21 của Điều lệ này).

4. Nghiêm cấm người không có nhiệm vụ tự ý mở chắn đường ngang khi chắn đã đóng.

5. Cấm người không có trách nhiệm leo trèo, xê dịch, động chạm vào các tín hiệu, thiết bị đường ngang; vào nhà gác đường ngang;

6. Đối với đường ngang nói tại điểm c khoản 2 Điều 6 của Điều lệ này, người và người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ khi sắp đi vào đường ngang phải dừng lại, chú ý quan sát biển báo, lắng nghe còi tàu, quan sát trên đường sắt từ xa ở 2 phía đường ngang, nếu thấy tàu hoặc phương tiện giao thông đường sắt sắp đến gần đường ngang thì phải dừng trước đường ngang cách má ray ngoài cùng trở ra ít nhất 5 m và phải tự chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để xảy ra tai nạn.

Câu hỏi 10: Những hành vi nào bị nghiêm cấm trong hoạt động đường sắt?

Trả lời: 

Theo Điều 12 Luật Đường sắt, những hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động đường sắt bao gồm:

1. Phá hoại công trình đường sắt, phương tiện giao thông đường sắt.

2. Lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường sắt, phạm vi bảo vệ công trình đường sắt.

3. Tự ý mở đường ngang, xây dựng cầu vượt, hầm chui, cống hoặc các công trình khác qua đường sắt.

4. Tự ý di chuyển hoặc làm sai lệch các công trình, thiết bị báo hiệu, biển báo hiệu cố định trên đường sắt.

5. Treo, phơi, đặt vật làm che lấp hoặc làm sai lạc tín hiệu giao thông đường sắt.

6. Ngăn cản việc chạy tàu, tùy tiện báo hiệu hoặc sử dụng các thiết bị để dừng tàu, trừ trường hợp phát hiện có sự cố gây mất an toàn giao thông đường sắt.

7. Vượt rào, chắn đường ngang, vượt qua đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng, vượt rào ngăn giữa đường sắt với khu vực xung quanh.

8. Để vật chướng ngại, đổ chất độc hại, chất phế thải lên đường sắt; chất dễ cháy, chất dễ nổ trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt và hành lang an toàn giao thông đường sắt.

9. Chăn thả súc vật, họp chợ trên đường sắt, trong phạm vi bảo vệ công trình và hành lang an toàn giao thông đường sắt.

10. Đi, đứng, nằm, ngồi trên nóc toa xe, đầu máy, bậc lên xuống toa xe; đu bám, đứng, ngồi hai bên thành toa xe, đầu máy, nơi nối giữa các toa xe, đầu máy; mở cửa lên, xuống tàu, đưa đầu, tay, chân và các vật khác ra ngoài thành toa xe khi tàu đang chạy, trừ nhân viên đường sắt, công an đang thi hành nhiệm vụ.

11. Đi, đứng, nằm, ngồi trên đường sắt, trừ nhân viên đường sắt đang tuần đường hoặc đang sửa chữa, bảo trì đường sắt, phương tiện giao thông đường sắt.

12. Ném đất, đá hoặc các vật khác lên tàu hoặc từ trên tàu xuống.

13. Mang hàng cấm lưu thông, động vật có dịch bệnh, mang trái phép các chất phóng xạ, chất dễ cháy, chất dễ nổ, động vật hoang dã vào ga, lên tàu.

14. Vận chuyển hàng cấm lưu thông, động vật có dịch bệnh; vận chuyển trái phép động vật hoang dã.

15. Làm, sử dụng vé giả; bán vé trái quy định nhằm mục đích thu lợi bất chính.

16. Đưa phương tiện, thiết bị không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật hoặc phương tiện, thiết bị không có giấy chứng nhận đăng ký, giấy chứng nhận đăng kiểm vào hoạt động trên đường sắt.

17. Điều khiển tàu chạy quá tốc độ quy định.

18. Nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu trong khi làm nhiệm vụ có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc 40 miligam/1 lít khí thở.

19. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, gây phiền hà; thực hiện hoặc dung túng hành vi vi phạm pháp luật trong khi thi hành nhiệm vụ.

20. Các hành vi khác bị nghiêm cấm theo quy định của pháp luật về đường sắt. 

Câu hỏi 11: Tại vị trí làm việc của Trưởng tàu phải có những thiết bị gì?

Trả lời:

Theo khoản 2 Điều 43 Luật Đường sắt, tại vị trí làm việc của trưởng tàu phải có thiết bị đo tốc độ tàu, thiết bị thông tin liên lạc giữa trưởng tàu và lái tàu.

Câu hỏi 12: Khi nào thì phương tiện giao thông đường sắt bị tạm đình chỉ tham gia giao thông đường sắt?

Trả lời:

Theo khoản 1 Điều 44 Luật Đường sắt, phương tiện giao thông đường sắt bị tạm đình chỉ tham gia giao thông đường sắt trong các trường hợp sau đây:

a) Giấy chứng nhận đăng kiểm phương tiện hết thời hạn;

b) Phát hiện không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật khi đang hoạt động

Câu hỏi 13: Nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu bao gồm những chức danh gì?

Trả lời: 

Theo Điều 46 Luật Đường sắt và Thông tư số 38/2010/TT-BGTVT ngày 27 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giao thông vận tải quy định về Tiêu chuẩn các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện cơ sở đào tạo và nội dung, chương trình đào tạo nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu thì nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu bao gồm các chức danh sau:

a) Trưởng tàu;

b) Lái tàu, phụ lái tàu;

c) Nhân viên điều độ chạy tàu;

d) Trực ban chạy tàu ga;

đ) Trưởng ®ồn;

e) Nhân viên gác ghi;

g) Nhân viên ghép nối đầu máy, toa xe;

h) Nhân viên tuần đường, cầu, hầm, gác hầm;

i) Nhân viên gác đường ngang, cầu chung.

Câu hỏi 14: Hệ thống tín hiệu giao thông đường sắt bao gồm những gì?

Trả lời: 

Theo Điều 63 Luật Đường sắt:
 
Hệ thống tín hiệu giao thông đường sắt bao gồm hiệu lệnh của người tham gia điều khiển chạy tàu, tín hiệu đèn màu, tín hiệu cánh, biển báo hiệu, pháo hiệu phòng vệ, đuốc và tín hiệu của tàu. Biểu thị của tín hiệu là mệnh lệnh và điều kiện chạy tàu, dồn tàu. 

2. Hiệu lệnh của người tham gia điều khiển chạy tàu gồm cờ, còi, điện thoại, đèn và tín hiệu tay.

3. Tín hiệu đèn màu là tín hiệu để báo cho lái tàu điều khiển tàu ra, vào ga, thông qua ga, dừng tàu.

4. Tín hiệu cánh là tín hiệu để báo cho lái tàu điều khiển tàu ra, vào ga, thông qua ga, dừng ở những nơi chưa có tín hiệu đèn màu.

5. Biển báo hiệu gồm hai nhóm sau đây:

a) Biển báo để cung cấp những thông tin cần biết cho lái tàu;

b) Biển hiệu, mốc hiệu để bắt buộc lái tàu phải chấp hành.

6. Pháo hiệu phòng vệ, đuốc, đèn đỏ, vật cầm trên tay quay tròn để báo hiệu dừng tàu khẩn cấp.

7. Tín hiệu của tàu gồm đèn, còi, biển báo ở đuôi tàu và cờ.

Câu hỏi 15: Việc điều độ chạy tàu phải tuân theo những nguyên tắc nào?
Trả lời:

Theo Điều 78 Luật Đường sắt, điều độ chạy tàu phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây:

1. Điều hành tập trung, thống nhất; tuân thủ biểu đồ chạy tàu đã công bố, quy trình, quy phạm chạy tàu;

2. Bảo đảm giao thông vận tải đường sắt an toàn, thông suốt theo biểu đồ chạy tàu;

3. Không phân biệt đối xử giữa các doanh nghiệp kinh doanh đường sắt. 

Tư liệu tham khảo:

Điều 42. Dừng, đỗ xe trong phạm vi đường ngang.

1. Trong phạm vi đường ngang, cấm quay đầu xe và dừng, đỗ xe.

2. Khi cần phải đỗ xe gần đường ngang, người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ phải chấp hành biển chỉ dẫn giao thông đường bộ, nơi không có biển chỉ dẫn thì phải đỗ xe cách xa chắn đường bộ ít nhất 10 m ở nơi có chắn hoặc đỗ cách xa má ray ngoài cùng ít nhất 20 m ở nơi không có chắn nhưng không được ảnh hưởng đến tầm nhìn của người quan sát hệ thống báo hiệu đường ngang.

Điều 43. Phương tiện đặc biệt khi qua đường ngang.

Xe bánh xích, các loại xe lu bánh sắt, các phương tiện vận tải chuyên chở hàng siêu trường, siêu trọng, quá khổ giới hạn lưu thông trên đường bộ, trước khi đi qua đường ngang phải báo trước với nhân viên gác chắn để người đó bố trí và hướng dẫn đi qua đường ngang. Nơi không có nhân viên gác chắn thì phải báo trước cho đơn vị quản lý trực tiếp đoạn đường sắt đó để cử người phòng vệ và hướng dẫn đi qua đường ngang.

Điều 44. Xử lý khi có trở ngại trên đường ngang.

Khi phương tiện giao thông đường bộ bị hư hỏng, bị tai nạn hoặc hàng hoá rơi đổ tại đường ngang không có nhân viên gác chắn mà điểm gần nhất của xe hoặc của hàng hoá cách ray ngoài cùng nhỏ hơn 1,7 m thì người điều khiển phương tiện giao thông đó phải tìm biện pháp để báo hiệu cho tàu dừng trước chướng ngại được quy định tại Phụ bản V của Điều lệ Đường ngang như sau:

1. Khi khẩn cấp có tàu tới gần, người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ phải nhanh chóng đi về phía có tàu làm tín hiệu cho tàu đỗ lại: ban ngày dùng cờ đỏ hoặc vải đỏ mở, ban đêm dùng đèn đỏ, hướng về phía đoàn tàu tới. Nếu không có cờ đỏ, vải đỏ hoặc ánh đèn màu đỏ, thì ban ngày hai tay nắm lại hoặc cầm bất cứ vật gì quay vòng tròn hướng về phía tàu; ban đêm dùng đèn (bất cứ màu gì, trừ màu lục) hoặc ánh lửa, quay vòng tròn hướng về phía tàu.

2. Khi không biết chắc chắn có tàu sắp tới và nếu ngoài người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, có đủ hai người thì mỗi người đi về một phía đường sắt, nếu chỉ có một người thì người đó đi về phía có tầm nhìn xấu hơn hoặc có độ dốc xuống phía đường ngang, đến chỗ cách đường ngang từ 500m đến 800m, đứng về phía tay phải, cách ray ngoài cùng ra 2m, quay lưng về phía đường ngang để sẵn sàng làm tín hiệu cho tàu đỗ lại như quy định tại mục 1 nêu trên.


Nếu đường ngang ở gần ga, người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ có thể cử người về ga báo, sau khi đã bố trí phòng vệ như trên.

3. Nếu chỉ có một mình, người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ phải dùng hai cọc gỗ hoặc tre (cấm dùng cọc bằng kim loại hoặc bằng vật liệu gì cứng khác), có buộc áo hoặc bằng mảnh vải (ban ngày) và đèn hoặc mồi lửa (ban đêm), cắm giữa lòng đường sắt, cách đường ngang ít nhất 500m, cao trên mặt ray ít nhất 1m để làm tín hiệu phòng vệ báo cho người điều khiển phương tiện giao thông đường sắt ngừng lại.

Đồng thời với việc thực hiện các biện pháp trên, người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ phải tích cực và nhanh chóng tìm cách đưa xe hoặc hàng hoá ra khỏi đường sắt. Khi đã đưa các chướng ngại ra cách ray ngoài cùng 2,2 m và sau khi xem xét lại đường sắt không có trở ngại và hư hỏng, bảo đảm không có bộ phận nào của xe hoặc hàng hoá có thể rơi, đổ vào phạm vi an toàn của đường sắt, người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ phải lập tức bỏ tín hiệu phòng vệ do mình đã đặt, sau đó tiếp tục đưa các chướng ngại ra xa đường sắt.

Điều 45. Xe thô sơ, súc vật qua đường ngang.

Đoàn xe thô sơ, đàn súc vật khi qua đường ngang phải được chia ra từng tốp nhỏ theo quy định của pháp luật về giao thông đường bộ. Đối với súc vật qua đường ngang, người coi dẫn súc vật phải dẫn dắt chúng.

Điều 46. Người điều khiển phương tiện giao thông đường sắt qua đường ngang.

Khi sắp đến đường ngang, người điều khiển phương tiện giao thông đường sắt phải kéo còi, chú ý tín hiệu ngăn đường, tín hiệu cảnh báo đường ngang (nếu có), chú ý quan sát đường ngang để nhanh chóng hãm tàu khi thấy có tín hiệu dừng tàu hoặc có trở ngại trên đường ngang.

Điều 47. Dừng, đỗ tàu khi duy tu, sửa chữa đường sắt.

1. Khi duy tu, sửa chữa đường sắt nếu cần phải dừng, đỗ tàu trên đường ngang mà làm ảnh hưởng đến giao thông đường bộ phải được phép của doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt và có ý kiến thống nhất bằng văn bản của đơn vị quản lý đường bộ.

2. Trường hợp bắt buộc phải dừng, đỗ tàu trên đường ngang; dồn tàu hoặc giải thể, lập tàu thì người phụ trách phải tìm mọi cách để đường bộ được nhanh chóng thanh thoát.

3. Khi phải đỗ tàu trên đường ngang thì thời gian đỗ không được vượt quá 3 phút trên đường ngang cấp I, cấp II, không được vượt quá 5 phút trên đường ngang cấp III (trừ đường ngang có quy định riêng của Bộ Giao thông vận tải). 

III.   BỘ CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN
THI TÌM HIỂU LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA                         

Câu hỏi 1: Người tham gia giao thông khi điều khiển phương tiện hành trình trên đường thuỷ nội địa phải tuân theo quy định gì?

Trả lời: 

- Thuyền trưởng, người lái phương tiện khi hành trình phải điều khiển phương tiện với tốc độ an toàn để có thể xử lý các tình huống tránh va, không gây mất an toàn đối với phương tiện khác hoặc tổn hại đến các công trình, giữ khoảng cách an toàn giữa phương tiện mình đang điều khiển với phương tiện khác; 

- Phải giảm tốc độ của phương tiện theo quy định; 

- Khi hành trình không được bám, buộc phương tiện của mình vào phương tiện chở khách, phương tiện chở hàng nguy hiểm đang hành trình hoặc để phương tiện chở khách, phương tiện chở hàng nguy hiểm bám, buộc vào phương tiện của mình, trừ trường hợp cứu hộ, cứu nạn hoặc trường hợp bất khả kháng.

Câu hỏi 2: Những người có mặt tại nơi xảy ra tai nạn trên đường thuỷ nội địa có trách nhiệm gì?

Trả lời: 

- Thuyền trưởng, người lái phương tiện và những người có mặt tại nơi xảy ra tai nạn giao thông đường thuỷ nội địa hoặc phát hiện người, phương tiện bị tai nạn trên đường thuỷ nội địa phải tìm mọi biện pháp để kịp thời cứu người, phương tiện, tài sản bị nạn; 

- Bảo vệ dấu vết, vật chứng liên quan đến tai nạn, báo cho cơ quan công an hoặc Uỷ ban nhân dân nơi gần nhất và phải có mặt theo yêu cầu của cơ quan điều tra có thẩm quyền.

Câu hỏi 3:  Phương tiện thuỷ nội địa đưa vào hoạt động (sử dụng) phải bảo đảm những điều kiện gì?

Trả lời: Theo Điều 24 Luật Giao thông đường thuỷ nội địa, điều kiện hoạt động của phương tiện được quy định như sau:

1- Đối với phương tiện không có động cơ, trọng tải toàn phần trên 15 tấn, phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính trên 15 mã lực, phương tiện có sức chở trên 12 người, khi hoạt động trên đường thuỷ nội địa phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

a. Đạt tiêu chuẩn chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định.

b. Có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa, Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; kẻ hoặc gắn số đăng ký; sơn vạch dấu mớn nước an toàn, số lượng người được phép chở trên phương tiện.

c. Có đủ định biên thuyền viên và danh bạ thuyền viên. 

2. Đối với phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 5 tấn đến 15 tấn phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 5 mã lực đến 15 mã lực hoặc có sức chở từ 5 người đến 12 người, khi hoạt động trên đường thuỷ nội địa phải bảo đảm các điều kiện quy định tại điểm a, b nói trên.

3. Đối với phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 1 tấn đến dưới 5 tấn hoặc có sức chở người từ 5 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 5 mã lực hoặc có sức chở dưới 5 người, khi hoạt động trên đường thuỷ nội địa phải bảo đảm an toàn, sơn vạch dấu mớn nước an toàn và có Giấy chứng nhận đăng ký.

4. Đối với phương tiện thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 1 tấn hoặc có sức chở dưới 5 người hoặc bè, khi hoạt động trên đường thuỷ nội địa phải bảo đảm an toàn theo quy định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi chủ phương tiện đăng ký hộ khẩu thường trú.

Câu hỏi 4: Để đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ nội địa, thuyền viên làm việc trên phương tiện phải đảm bảo các điều kiện như thế nào?

Trả lời: Các điều kiện thuyền viên làm việc trên phương tiện:

a. Đủ 16 tuổi trở lên và không quá 55 tuổi đối với nữ, 60 tuổi đối với nam.

b. Đủ tiêu chuẩn sức khoẻ theo quy định của Bộ Y tế, Bộ GTVT và phải được kiểm tra sức khoẻ định kỳ hàng năm.

c. Có bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với chức danh, loại phương tiện.

Câu hỏi 5: Người lái phương  tiện thuỷ nội địa phải có điều kiện gì?

Trả lời:

1- Người lái phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 5 tấn đến 15 tấn, phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 5 mã lực đến 15 mã lực hoặc có sức chở từ 5 người đến 12 người phải có các điều kiện sau đây:

a. Đủ 18 tuổi trở lên và không quá 55 tuổi đối với nữ, 60 tuổi đối với nam.

b. Có chứng nhận đủ sức khoẻ của cơ quan y tế và biết bơi.

c. Có chứng chỉ lái phương tiện.

2- Người lái phương tiện không có động cơ với trọng tải toàn phần đến dưới 5 tấn hoặc có sức chở đến 12 người; phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 5 mã lực hoặc có sức chở dưới 5 người phải đủ 15 tuổi trở lên, đủ sức khoẻ, biết bơi, phải học tập pháp luật về giao thông đường thuỷ nội địa và được cấp Giấy chứng nhận. Trường hợp sử dụng phương tiện vào mục đích kinh doanh thì độ tuổi người lái phương tiện phải đủ 18 tuổi trở lên.

Câu hỏi 6: Nêu quy tắc tránh nhau khi phương tiện thủy nội địa đi đối hướng nhau?

Trả lời:

1- Khi hai phương tiện đi đối hướng nhau có nguy cơ va chạm, thuyền trưởng, người lái phương tiện phải giảm tốc độ, tránh và nhường đường theo nguyên tắc sau đây:

a. Phương tiện ngược nước phải tránh và nhường đường cho phương tiện đi xuôi nước. Trong trường hợp nước đứng, phương tiện nào phát tín hiệu xin đường trước thì phương tiện kia phải tránh và nhường đường.

b. Phương tiện thô sơ phải tránh và nhường đường cho phương tiện có động cơ, phương tiện có động cơ công suất nhỏ hơn phải tránh và nhường cho phương tiện có công suất lớn hơn, phương tiện đi một mình phải tránh và nhường đường cho đoàn lai.

c. Mọi phương tiện phải tránh bè và tránh phương tiện có tín hiệu mất chủ động, phương tiện đang thực hiện nghiệp vụ trên luồng.

2- Khi tránh nhau, phương tiện được nhường đường phải chủ động phát tín hiệu điều động theo quy định và đi về phía luồng đã báo, phương tiện kia phải tránh và nhường đường.

Câu hỏi 7: Nêu quy tắc phương tiện thủy nội địa tránh nhau khi đi cắt hướng nhau.

Trả lời: Khi hai phương tiện đi cắt hướng nhau có nguy cơ va chạm, thuyền truởng, người lái phương tiện phải giảm tốc độ, tránh và nhường đường theo nguyên tắc sau đây:

1- Phương tiện thô sơ phải tránh và nhường đường cho  phương tiện có động cơ.

2- Mọi phương tiện phải tránh bè.

3- Phương tiện có động cơ nào nhìn thấy phương tiện có động cơ khác bên mạn phải của mình (ban đêm nhìn thấy đèn đỏ bên mạn phương tiện kia) thì phải tránh và nhường đường cho phương tiện đó.

Câu hỏi 8: Nêu quy tắc phương tiện thuỷ nội địa  vượt nhau:

Trả lời: 

1. Phương tiện vượt nhau thực hiện theo nguyên tắc sau đây:

a. Phương tiện xin vượt phải phát âm hiệu một tiếng dài, lặp lại nhiều lần.

b. Phương tiện bị vượt, khi nghe thấy âm hiệu xin vượt, nếu thấy an toàn phải giảm tốc độ và phát âm hiệu điều động: một tiếng ngắn: đổi hướng đi sang phải, hoặc hai tiếng ngắn: đổi hướng đi sang trái, và đi về phía luồng đã báo cho đến khi phương tiện xin vượt đã vượt qua; nếu không thể cho vượt thì phát âm hiệu 5 tiếng ngắn.

c. Phương tiện xin vượt, khi nghe thấy âm  hiệu điều động của phương tiện bị vượt thì mới được vượt; khi vượt phải phát âm hiệu báo phía vượt của mình và phải giữ khoảng cách ngang an toàn với phương tiện bị vượt.

2- Phương tiện xin vượt không được vượt trong các trường hợp sau đây:

a. Nơi có báo hiệu cấm vượt.

b. Phía trước có phương tiện đi ngược lại hay có vật chướng ngại.

c. Nơi luồng giao nhau, luồng cong gấp hoặc có báo hiệu chiều rộng luồng hạn chế.

d. Khi đi qua khoang thông thuyền của cầu, cống, âu tàu, khu vực điều tiết giao thông.

e. Trường hợp khác không đảm bảo an toàn.

Câu hỏi 9: Nêu quy tắc phương tiện thủy nội địa hành trình ở  nơi luồng giao nhau hoặc luồng cong gấp?

Trả lời:

Khi phương tiện đi vào nơi luồng giao nhau, luồng cong gấp, thuyền trưởng, người lái phương tiện phải giảm tốc độ của phương tiện, phát tín hiệu điều động phương tiện sang trái hoặc sang phải, nhắc lại nhiều lần và đi sát về phía luồng đã báo cho đến khi phương tiện qua khỏi nơi luồng giao nhau, luồng cong gấp.

Câu hỏi 10:  Trước và trong khi đi qua khoang thông thuyền của cầu, cống, thuyền trưởng, người lái phương tiện thủy nội địa thực hiện những điều gì?

Trả lời: Trước và trong khi qua khoang thông thuyền của cầu, cống, đặc biệt với các cầu, cống có tĩnh không thấp, khoang thông thuyền hẹp, vào mùa lũ, lúc triều lên, thuyền trưởng, người lái phương tiện cần thực hiện những điều sau đây:

1. Trước khi đưa phương tiện đi qua khoang thông thuyền, thuyền trưởng, người lái phương tiện phải:

a.  Nắm vững các thông số chiều rộng, chiều cao của khoang thông thuyền, tình trạng luồng và dòng chảy.

b. Kiểm tra hệ thống lái, neo, đệm chống va, sào chống.

c. Nếu là đoàn lai, phải lập phương án lắp ghép đội hình phù hợp với chiều rộng và chiều cao của khoang thông thuyền, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thuyền viên.

2- Thuyền trưởng, người lái phương tiện chỉ được đưa phương tiện qua khoang thông thuyền khi xét thấy đủ điều kiện an toàn. Trường hợp cần thiết phải xin chỉ dẫn của bộ phận điều tiết giao thông hoặc đơn vị quản lý đường thuỷ nội địa.

3- Thuyền trưởng, người lái phương tiện phải điều khiển phương tiện đi đúng khoang có báo hiệu thông thuyền; đối với những khoang thông thuyền có phao dẫn luồng, phải điều khiển phương tiện đi trong giới hạn của hai hàng phao.

4- Nơi khoáng thông thuyền có dòng nước xoáy hoặc chảy xiết, nếu thấy không an toàn, thuyền trưởng, người lái phương tiện phải tìm biện pháp để đưa phương tiện qua khoang thông thuyền an toàn. Trường hợp phải chờ qua khoang thông thuyền, phương tiện phải được neo buộc chắc chắn tại vị trí an toàn và bố trí người trực trên phương tiện.

5- Những nơi có điều tiết giao thông, thuyền trưởng, người lái phương tiện phải chấp hành hiệu lệnh của người điều tiết giao thông.

Câu hỏi 11: Nêu các trường hợp phương tiện thủy nội địa phải giảm tốc độ?

Trả lời: Thuyền trưởng, người điều khiển phương tiện phải giảm tốc độ phương tiện trong các trường hợp sau đây:

a. Đi gần phương tiện đang thực hiện nghiệp vụ trên luồng (công tác thuỷ văn, đang thi công công trình...), phương tiện bị nạn, phương tiện chở hàng nguy hiểm.

b. Đi trong phạm vi cảng, bến thuỷ nội địa hoặc vùng neo đậu phương tiện.

c. Đi gần đê, kè khi có nước lớn.

d. Đi ở những nới có báo hiệu khu vực cấm đi lại với tốc cao hay có báo hiệu hạn chế tạo sóng.

đ. Đi trong khu vực luồng giao thông giao nhau hoặc khúc khuỷu, tầm nhìn hạn chế, nơi có báo hiệu chiều rộng, luồng hạn chế, khi bị vượt, khi qua cầu có khoang thông thuyền hẹp, khu vực có điều tiết giao thông.

Câu hỏi 12: Trước, trong khi vượt, phương tiện thủy nội địa vượt phải thực hiện những điều gì?

Trả lời:

a. Trước khi vượt, phương tiện vượt phải phát âm hiệu xin vượt: một tiếng dài, lặp lại nhiều lần. Khi nghe thấy âm hiệu điều động của phương tiện bị vượt thì mới được vượt. 

b. Trong khi vượt phải phát âm hiệu báo phải vượt của mình và phải giữ khoảng cách ngang an toàn với phương tiện bị vượt. Theo kinh nghiệm, khoảng cách ngang an toàn giữa hai phương tiện: ít nhất bằng chiều dài của phương tiện lớn hơn. Nếu trong luồng hẹp, khoảng cách ngang an toàn ít nhất 5m.

Câu hỏi 13: Để đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ nội địa, thuyền trưởng, người điều khiển phương tiện phải thực hiện một số điều cấm cơ bản nào?

Trả lời: Thuyền trưởng, người điều khiển phương tiện phải thực hiện một số điều cấm cơ bản sau đây:

- Cấm khai thác phương tiện chưa đăng kiểm, hết hạn đăng kiểm.

- Cấm điều khiển phương tiện mà không có bằng, chứng chỉ chuyên môn theo quy định tương ứng với các chức danh đảm nhiệm.

- Cấm sử dụng phương tiện không đúng công dụng hoặc không đúng vùng hoạt động theo giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của cơ quan đăng kiểm.

- Cấm làm việc trên phương tiện khi trong người có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc 40 miligam/1 lít khí thở hoặc có chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng.

- Cấm chở hàng dễ cháy, dễ nổ, độc hại, động vật lớn chung với hành khách.

- Cấm tổ chức đua hoặc tham gia đua trái phép phương tiện trên đường thuỷ nội địa, lạng lách gây nguy hiểm cho phương tiện khác.

- Cấm chở quá tải (người hoặc hàng hoá).

- Cấm bám, buộc phương tiện của mình vào phương tiện chở khách, phương tiện chở hàng nguy hiểm đang hành trình, hoặc ngược lại.

- Cấm vượt khi chưa có âm hiệu của phương tiện bị vượt đồng ý.

- Cấm phương tiện nhỏ đi cắt hướng phương tiện lớn.

- Cấm quay trước mũi phương tiện khác.

- Cấm vượt, quay trở trong khu vực điều tiết giao thông.

- Cấm neo đậu giữa luồng, khu vực luồng giao nhau, luồng cong gấp, trong hành lang bảo vệ cầu và những nơi có báo hiệu cấm neo đậu.

- Cấm vi phạm báo hiệu hạn chế tạo sóng và các báo hiệu cấm khác.

Câu hỏi 14: Cho biết cách phân biệt đơn giản báo hiệu bờ phải, bờ trái của luồng chạy tàu ban ngày và ban đêm?

Trả lời:

a. Ban ngày: Khi đi trên luồng chạy tàu: nếu thấy báo hiệu (dưới nước và trên bờ) có màu xanh lục hoặc xanh lục xen kẽ màu trắng (hình dáng có các kiểu khác nhau), đó là báo hiệu bờ trái của luồng chạy tàu. Nếu thấy báo hiệu (dưới nước và trên bờ) có màu đỏ hoặc màu đỏ xen kẽ màu trắng (hình dáng có các kiểu khác nhau), đó là báo hiệu bờ phải của luồng chạy tàu. Đối với báo hiệu có màu vàng và đen: hình vuông, đó là báo hiệu bờ phải; hình thoi đó là báo hiệu bờ trái. Nếu thấy phao có biển màu vàng, hình vuông, đó là báo hiệu phía phải của luồng chạy tàu. Nếu thấy phao có biển màu vàng, hình tam giác, đó là báo hiệu phái trái của luồng chạy tàu.

b. Ban đêm: Khi đi trên luồng chạy tàu, nếu nhìn thấy đèn có ánh sáng màu xanh lục (có thể 1 hay 2 đèn và có chế độ nháy, chớp khác nhau), đó là báo hiệu bờ trái của luồng chạy tàu. Nếu thấy đèn có ánh sáng màu đỏ (có thể 1 hay 2 đèn và có chế độ nháy, chớp khác nhau), đó là báo hiệu bờ phải của luồng chạy tàu.

Câu hỏi 15: Hãy nêu và phân tích các hành vi vi phạm quy định về đăng ký, đăng kiểm phương tiện thuỷ nội địa.

Trả lời: Các hành vi vi phạm quy định về đăng ký, đăng kiểm phương tiện thuỷ nội địa bao gồm:

1. Số đăng ký của phương tiện bị mờ hoặc bị che khuất (quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 09/2005/NĐ-CP ngày 27/01/2005 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thuỷ nội địa) là hành vi để bùn, đất, vật khác che khuất số đăng ký của phương tiện hoặc để số đăng ký của phương tiện bị tróc sơn, bạc màu, mất chữ, mất số mà không thể đọc được đầy đủ ký hiệu chữ, số đăng ký của phương tiện.

2. Kẻ, gắn số đăng ký của phương tiện không đúng quy định (quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 09/2005/NĐ-CP) là hành vi kẻ, gắn ký hiệu chữ, số của đăng ký phương tiện không đúng vị trí, kiểu chữ, kiểu số hoặc kích thước, mầu sắc theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

3. Kẻ, gắn số đăng ký giả (quy định tại điểm đ Khoản 2 Điều 13 Nghị định số 09/2005/NĐ-CP) là hành vi kẻ, gắn số đăng ký cho phương tiện không được cơ quan có thẩm quyền đăng ký cấp.

4. Sử dụng Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện hoặc Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện giả (quy định tại điểm b Khoản 5 Điều 13 Nghị định số 09/2005/NĐ-CP) là hành vi sử dụng Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện khác hoặc không do cơ quan có thẩm quyền đăng ký, đăng kiểm cấp.

5. Không sơn hoặc sơn không đúng quy định vạch dấu nước an toàn của phương tiện (quy định tại điểm e Khoản 2 Điều 13 Nghị định số 09/2005/NĐ-CP) là hành vi không sơn hoặc sơn vạch dấu mớn an toàn trên phương tiện không đúng hình dạng, kích thước, mầu sắc, vị trí theo quy định của cơ quan đăng kiểm hoặc để vạch dấu mớn nước an toàn bị mờ không thể xác định được vạch sơn.

6. Không có bảo hiểm trách nhiệm dân sự hoặc giấy tờ khác theo quy định cho từng loại phương tiện (quy định tại điểm h Khoản 3 Điều 13 Nghị định số 09/2005/NĐ-CP) là hành vi của người điều khiển phương tiện không có thêm loại giấy được cấp riêng cho loại phương tiện đó, như Sổ chứng nhận thể tích chiếm nước, Sổ kiểm tra thiết bị nâng hàng, giấy vận chuyển vũ khí, chất độc, chất nổ...hoặc phương tiện vận chuyển hành khách, phương tiện vận chuyển dễ cháy, dễ nổ mà không có Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự hoặc có nhưng không còn hiệu lực

7. Tình trạng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện không đúng tiêu chuẩn quy định (quy định tại điểm c Khoản 5 Điều 13 Nghị định số 09/2005/NĐ-CP) là hành vi sau khi đăng kiểm, phương tiện không giữ được tình trạng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định, như để nước rò rỉ vào phương tiện, phương tiện bị nứt, thủng, rạn, vỡ, không ăn lái, hệ thống neo không có hiệu lực...

8. Giả mạo hồ sơ để được đăng ký, đăng kiểm phương tiện (quy định tại điểm d Khoản 5 Điều 13 Nghị định số 09/2005/NĐ-CP) là hành vi sử dụng hồ sơ, giấy tờ của phương tiện khác hoặc sử dụng hồ sơ, tài liệu chưa được cơ quan đăng kiểm phê duyệt, giấy tờ không do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc xác nhận, để được đăng ký, đăng kiểm phương tiện.

9. Mượn, thuê, cho mượn, cho thuê trang thiết bị của phương tiện để đăng kiểm (điểm đ Khoản 5 Điều 13 Nghị định số 09/2005/NĐ-CP), hành vi này được áp dụng để xử phạt đối với cả người cho mượn, cho thuê và người mượn, người thuê trang thiết./.
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